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                                               Phần I

Tình hình kinh tế xã hội các xã ĐBKK 

vùng dân tộc và miền núi hiện nay

I. Khái quát một số kết quả Chương trình 135 và các chính sách đã thực hiện trên địa bàn trong  giai đoạn 1998-2005

1. Khái quát về các xã  ĐBKK 

1.1 Phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - cơ sở xây dựng Chương trình 135.

Thời kỳ 1990 - 1995, cơ sở để thực hiện các chính sách và đầu tư phát triển là tiêu chí miền núi vùng cao căn cứ vào điều kiện địa lý, đất đai tự nhiên. Các đơn vị hành chính (tỉnh, huyện, xã) có: 2/3 diện tích đất đai có độ dốc từ 25o trở lên hoặc độ cao từ 200m trở lên là miền núi và 2/3 diện tích đất đai trở lên có độ cao trên 600m so với mặt biển, số dân sinh sống trên đó chủ yếu là dân tộc thiểu số thì được coi là vùng cao.
Với tiêu chí này đã xác định địa bàn các tỉnh, huyện, xã thuộc vùng cao, miền núi, có miền núi để áp dụng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên nó mới chỉ phản ánh yếu tố về tự nhiên chưa có các yếu tố về kinh tế và xã hội; nhiều nơi có cùng độ cao, nhưng trình độ phát triển kinh tế - xã hội rất khác nhau, thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phân định vùng dân tộc và miền núi thành 3 khu vực theo trình độ phát triển.

Ngày 08/01/1996, UBDT&MN đã ban hành Thông tư 41/UB-TT (Thông tư 41) Quy định và hướng dẫn thực hiện tiêu chí từng khu vực ở vùng dân tộc và miền núi dựa vào 5 tiêu chí: điều kiện tự nhiên và địa bàn cư trú; cơ sở hạ tầng; các yếu tố xã hội; điều kiện sản xuất; đời sống. Từ đó đã phân định địa bàn miền núi, vùng cao thành ba khu vực theo trình độ phát triển (1) Khu vực I - Khu vực bước đầu phát triển; (2) Khu vực II: Khu vực tạm thời ổn định. (3) Khu vực III: Khu vực khó khăn gồm 1.557 xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên, vùng căn cứ kháng chiến; có 799.034 hộ với 4.533.598 người, chiếm tỷ lệ 25,8% dân số của các tỉnh miền núi và vùng dân tộc (sau này đã bổ sung thêm các xã KV 3 vùng dân tộc ở đồng bằng,tổng số lên 1715 xã)

Phân định 3 khu vực theo trình độ phát triển có ý nghĩa quan trọng đối với việc đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội từng vùng giúp Đảng và Nhà nước có cơ sở hoạch định chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội sát hợp với từng khu vực, mà trọng tâm là Khu vực III, khu vực khó khăn nhất.  

Đây là khu vực có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội rất thấp kém, thiếu đất canh tác, thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Sản xuất còn mang nặng tính tự nhiên, tự cấp, tự túc; phát, đốt rừng làm rẫy, sống du canh du cư …Số hộ đói nghèo chiếm trên 60%, GDP bình quân đầu người chỉ bằng 31% mức bình quân chung cả nước. Trình độ dân trí rất thấp, số người mù chữ, thất học chiếm trên 60%. Tuy nhiên, khu vực này lại có vị trí rất quan trọng đối với quốc phòng, an ninh và là vùng có vai trò to lớn bảo vệ môi trường sinh thái của cả nước, nơi đây còn ẩn chứa những yếu tố thiếu ổn định, nhiều tệ nạn xã hội...về đầu tư phát triển chưa có những chính sách đặc biệt đủ sức vực dậy khu vực này.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 1998: gần 600 xã (chiếm tỷ lệ 40,81% số xã) chưa có đường ô tô tới trung tâm xã; 800 xã chưa có trạm y tế xã, số xã chưa có trường tiểu học hoặc thiếu phòng học, chiếm tỷ lệ 46,64%; 900 xã chưa có chợ; nhà ở của đồng bào70% là nhà tạm; tỷ lệ hộ có đủ nước nước sinh hoạt hợp vệ sinh dưới 40%; trên 50% xã chưa có điện lưới,.

Thực tế trên đặt ra phải có một Chương trình phát triển KT-XH tổng hợp với những quyết sách đặc biệt để ổn định phát triển khu vực này 
Từ những vấn đề trên đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình 135 nhằm thực hiện một chính sách đặc biệt để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội các xã khu vực III, vùng khó khăn nhất của đất nước ta.


1.2 Diễn biến số lượng các xã ĐBKK qua các năm

ở thời điểm xây dựng Chương trình để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực III gồm 1.715 xã, lựa chọn 1.000 xã thuộc các huyện đặc biệt khó khăn để tập trung đầu tư thực hiện theo chương trình

Sau 7 năm thực hiện CT135, nhìn lại phạm vi thực hiện Chương trình có thể nhận xét: Diện đầu tư của chương trình có sự biến động tăng dần hàng năm với những lý do sau:

 Đối với các xã đặc biệt khó khăn: 

Trong quá trình thực hiện phân định 3 khu vực, có một số địa phương khi xét, thiếu dân chủ công khai, không tuân theo quy trình,đánh giá chưa khách quan, muốn ít số xã KV3 để lấy thành tích.,Trên thực tế còn một số xã đặc biệt khó khăn nhưng chỉ xếp loại xã KV 2 nên không vào diện đầu tư. Khi thực hiện CT135 các địa phương đó đã đề nghị bổ sung một số xã KV II có nhiều khó khăn vào diện hỗ trợ đầu tư của CT 135.
 Các xã biên giới: 

Biên giới trên bộ nước ta có 403 xã, trong đó biên giới Việt - Trung: 161 xã, Việt - Lào: 143 xã, Việt - Kampuchia: 99 xã. Trong số 403 xã biên giới, có 247 xã thuộc diện ĐBKK, 12 xã là cửa khẩu quốc gia CT 135 không đầu tư, còn lại 144 xã biên giới không phải diện ĐBKK đã được NSTW đầu tư. 
Xã An toàn khu (ATK) 

Xã ATK là những xã căn cứ cách mạng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hầu hết các xã này đều ở vùng miền núi, vùng cao, vùng sâu, biên giới, đồng bào các dân tộc những nơi này trước đây đã có nhiều cống hiến, bảo vệ phong trào cách mạng. Những vùng này, một số xã tuy không thuộc khu vực III, song hầu hết vẫn còn nhiều khó khăn. Để đền ơn đáp nghĩa đồng bào, Chương trình đã bổ sung xã ATK vào diện đầu tư .

                              Biểu 1:          Số xã thuộc CT 135 từ 1999 - 2005
	TT
	Xã thuộc 

CT135
	Năm 1999
	Năm 2000
	Năm 2001


	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005

	1
	XÃ ĐBKK
	1.012
	1.490
	1.884
	1.907
	1.907
	1.919
	1.938

	2
	Xã biên giới 
	188
	388
	388
	388
	388
	388
	389

	3
	XÃ ATK
	0
	0
	53
	67
	67
	67
	83

	4
	Cộng


	1.200
	1.878
	2.325
	2.362
	2.374
	2.374
	2.410

	5
	 NSTW 
	1.200
	1.753
	2.200
	2.233
	2.240
	2.240
	2.275

	6
	 NS§P 
	0
	124
	125
	129
	134
	134
	135



2. Tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình 135 (1998 – 2005)

2.1. Xây dựng Cơ sở hạ tầng (2 dự án CSHT và TTCX):

2.1.1 Công tác Quy hoạch

           Nhìn chung các công trình hạ tầng, các TTCX đã gắn với quy hoạch phát triển KT – XH ở xã, phục vụ đời sống và sản xuất có hiệu quả. Các công trình hạ tầng đã gắn với quy hoạch dân cư, nhân dân được hưởng thụ các dịch vụ xã hội  ổn định, nâng cao đời sống. Tuy nhiên cũng còn một số địa phương chưa coi trọng công tác quy hoạch, thiếu sự tham gia của dân, khi có bất cập về quy hoạch lại chậm rà soát điều chỉnh, hậu quả là một số công trình hạ tầng và TTCX chưa phát huy hiệu quả gây lãng phí .

2.1.2 Kết quả thực hiện  2 dự án xây dựng CSHT và TTCX:   

a) Dự án xây dựng công trình hạ tầng xã ĐBKK: 

Đối tượng đầu tư của dự án là 8 loại công trình: Giao thông, thuỷ lợi nhỏ, trường học, trạm xá, cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, chợ và khai hoang. Các công trình hạ tầng của dự án thường có quy mô nhỏ, đối tượng người hưởng lợi và địa điểm công trình chỉ ở trong phạm vi một xã.     

b) Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã  
Đối tượng đầu tư gồm 7 loại công trình hạ tầng gồm: (1) Hệ thống giao thông TTCX; (2) Trường học bán trú và trường PTCS; (3) Phòng khám đa khoa; (4) Cấp, thoát nước khu vực; (5) Điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt; (6)Trạm khuyến nông, khuyến lâm; (7) Chợ, cửa hàng thương mạị

c) Vốn đầu tư: 2 dự án được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, trong đó vốn  NSTW được đảm bảo ổn định và công khai hàng năm, dự án đầu tư hạ tầng từ năm 1999 đến 2002 bình quân mỗi xã 400 triệu đồng/năm, từ năm 2003 đến 2005 bình quân mỗi xã 500 triệu đồng/năm, tổng số vốn NSTW cho dự án là: 6331,6 tỷ (chưa kể vốn hỗ trợ của DFID mới bổ sung năm 2005 khoảng 280tỷ). Trung tâm cụm xã được bố trí tăng dần hàng năm, đến năm 2005, tổng vốn NSTW là 2.103/2500 tỷ, đạt 84,12%. Tổng vốn NSTW hỗ trợ cho 2 dự án trong 7 năm 1999-2005 là 8.434,6 tỷ đồng (xem phụ lục). Các tỉnh thực hiện chương trình bằng NSĐP đã huy động gần 400 tỷ đồng cho dự án CSHT và 127 tỷ thực hiện dự án TTCX. Ngoài ra các Bộ, ngành đã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn này đã tạo ra nguồn lực lớn cho phát triển hạ tầng các xã ĐBKK. 

d) Kết quả thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng

Biểu 3:    Kết quả 7 năm (1999-2004) dự án CSHT  

	Hạng mục
	Số công trình
	Tỷ trọng công trình (%)
	Tỷ trọng vốn đầu tư (%)

	                   Tổng số
	20.026
	100
	100

	Giao thông
	6.652
	33,35
	40,28

	Thuỷ lợi
	3.608
	17,08
	17,08

	Trường học
	4.654
	24,08
	22,79

	Cấp nước sinh hoạt
	2.346
	12,02
	5,84

	Điện
	1.298
	7,94
	7,94

	Trạm xá
	487
	1,72
	1,72

	Chợ
	237
	0,97
	1,2

	Khai hoang
	426
	2,44
	0,5

	Các công trình khác
	318
	0,4
	2,65


Đã xây dựng 498 TTCX, hoàn thành trên 300 TTCX đưa vào bàn giao sử dụng, còn gần 200 TTCX dở dang.

2.2. Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm

Qua 7 năm thực hiện, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Chương trình đã có bước chuyển biến, từng bước ổn định và đang có hướng chuyển dịch đến một nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, gắn với phát triển công nghiệp chế biến và các ngành nghề phi nông nghiệp, phân công lại lao động ở vùng này. Trên thực tế, việc thực hiện CT 135 đã thực hiện lồng ghép với các chương trình phát triển nông, lâm nghiệp và các ngành nghề khác trên địa bàn như: chương trình khuyến nông, khuyến lâm, trồng rừng, khoanh nuôi và khai thác sản phẩm rõng…viÖc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 5 triệu ha rừng, kết hợp với chương trình trồng cây nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, mở lối cho các địa phương khai thác thế mạnh phát triển. 

2.3. Quy hoạch sắp xếp lại dân cư nơi cần thiết

 Dự án thực hiện chủ yếu bằng lồng ghép với các Chương trình, dự án khác trên địa bàn để thực hiện sắp xếp, di chuyển những hộ thiếu đất ở vùng cao, vùng núi đá, các hộ ở vùng sạt lở, vùng lũ lụt, trên thực tế nguồn vốn phân bổ của TW chủ yếu để các địa phương lập dự án quy hoạch.

 ở địa bàn miền núi vùng cao phía Bắc có những nơi rất khó khăn nước sinh hoạt, không có đất sản xuất đã thực hiện kế hoạch "hạ sơn" để chuyển đến nơi được CT 135 xây dựng các công trình hạ tầng và có đất sản xuất để sinh sống. CT135 đã góp phần quy hoạch bố trí lại dân cư ở những nơi cần thiết khoảng 120.000 hộ dân trên địa bàn. 

 Bộ Quốc phòng thực hiện 17 khu kinh tế kết hợp với quốc phòng, đến hết năm 2003, Bộ Quốc phòng cơ bản sắp xếp được khoảng gần 50.000 hộ ở các xã biên giới thuộc Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Quảng Trị, Đắk Lắk, Kon Tum... 

2.4. Đào tạo cán bộ cơ sở

Mục tiêu của Chương trình là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước, quản lý xã hội và quản lý các dự án của cán bộ cơ sở để đưa các xã ĐBKK xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Các địa phương đã lồng ghép với các Chương trình dự án khác để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng những đối tượng là cán bộ đương chức, các chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể, chuyên môn của xã; thành viên Ban giám sát xã; trưởng thôn, trưởng bản; đến hết năm 2004, các địa phương đã mở được 1.080 lớp với tổng số lượt học viên là 155.159 người. Năng lực của cán bộ cơ sở đã được nâng lên một bước, nhiều xã đã vươn lên làm chủ đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn xã.

2.5 Các nguồn vốn thực hiện Chương trình

a) Vốn NSTW

Biểu 4   Tổng vốn đầu tư Chương trình 135 từ 1998 – 2005 NSTW

                                                                             Đơn vị:  tỷ đồng
	TT
	     Dự án
	<1999
	 1999
	2000
	  2001
	  2002
	  2003
	 2004
	2005
	Cộng

	1
	Xây dựng CSHT
	0
	483,2
	701,2
	880,0
	893,2
	1.116,5
	1.120
	1.417,5
	6.611,6

	2
	Xây dựng TTCX
	432,0
	103,0
	101,0
	230,0
	250,0
	265,0
	350
	372
	2.103

	3
	Đào tạo cán bộ 
	0
	7,2
	7,2
	7,2
	10,0
	11,0
	11
	30
	83,6

	4
	QH  dân cư
	0
	0
	0
	0
	10,0
	10,0
	15
	25
	60

	5
	 PT SX 
	0
	0
	0
	50,0
	
	100,0
	64
	70
	284

	
	Cộng
	432
	593,4
	809,4
	1.167,2
	1.163,2
	1.502,5
	1.560
	1.914,5
	9.142.2


b) Vốn NSĐP thực hiện 2 dự án CSHT và TTCX là 527 tỷ đồng 

c) Vốn huy động từ các Tổng Cty, các địa phương có điều kiện, các Bộ, ngành và quỹ vì người nghèo từ 1999 – 2003 đạt được gần 509 tỷ đồng

Biểu 2: Tổng hợp vốn giúp đỡ các địa phương, các Bộ ngành, Tổng CTY

	Đơn vị giúp
	Năm 1999
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	Tổng cộng

	1. Các Bộ, ngành TW
	19,945
	10,670
	25,680
	21,250
	23,720
	101,265

	2. Các đoàn thể TW
	0,510
	0,410
	0,410
	0,270
	2,109
	3,439

	3. Các tỉnh và thành phố
	19,853
	5,547
	13,000
	10,000
	10,650
	59,050

	4. Các tổng công ty 91
	29,403
	44,650
	47,000
	29,700
	30,402
	181,155

	5. Quỹ NVNN
	0
	22,876
	54,060
	47,862
	39,250
	164,048

	Tổng cộng
	69,711
	84,153
	139,880
	109,082
	106,131
	508,957


 d)Vốn đóng góp của nhân dân

Nhân dân các xã ĐBKK đã đóng góp xây dựng công trình bằng các hình thức: tham gia lao động xây dựng, khai thác vật liệu sẵn có ở địa phương: cát, đá, gỗ…hoặc tài sản, hoa màu, đất đai công trình chiếm chỗ... Tuy nhiên, vốn huy động từ nhân dân mới thực hiện được ở một số tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung vào thời điểm những năm đầu thực hiện chương trình, những năm sau không được duy trì nên kết quả đạt còn thấp. Nhìn chung, các địa phương chưa huy động tốt nguồn nội lực trong dân, nhất là việc duy tu bảo trì công trình sau khi hoàn thành. 

3. Thực hiện các chương trình lồng ghép trên địa bàn
Nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách về công tác dân tộc và vực dậy các vùng khó khăn nhất của đất nước, Chính phủ đã có các quyết sách quan trọng:

a) Các chính sách phát triển vùng: Năm 2001, Chính phủ đã cụ thể những chủ trương, chính sách lớn thông qua 3 quyết định: Quyết định 168/2001/QĐ-TTg, Quyết định 173/2001/QĐ-TTg, Quyết định 186/2001/QĐ-TTg về định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các vùng: Tây nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long và 06 tỉnh ĐBKK miền núi phía Bắc. Tiếp theo là Quyết định 120/2003/QĐ - TTg về những chính sách đặc thù phát triển KT – XH các xã biên giãi thuộc các tỉnh biên giới Việt - Trung. Quyết định số 174/2004/ QĐ - TTg, ngày 1/10/2004 về hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội theo cơ chế  của QĐ 186 và QĐ 168 cho 19 tỉnh, 64 huyện miền núi giáp Tây Nguyên, Tây Khu 4 cũ và miền núi phía Bắc ...

b) Thực hiện một số chính sách  ở vùng dân tộc và miền núi.

Hiện có nhiều chính sách đối với đồng bào các dân tộc, sau đây chỉ nêu một số chính sách chủ yếu: 

- Chính sách trợ giá, trợ cước thực hiện theo Nghị định 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung thực hiện là bù cước vận chuyển 8 mặt hàng cho miền núi, trợ giá cho một số sản phẩm hàng hoá do nhân dân sản xuất ra nhưng khó tiêu thụ, góp phần tạo ra bước chuyển biến trong đời sống và sản xuất ở vùng dân tộc và miền núi.

-  Chương trình giáo dục và đào tạo

Thực hiện các chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc từ nhiều năm nay: Chính sách cử tuyển và ưu tiên tuyển sinh vào các trường cao đẳng và đại học, chính sách đối với các trường dân tộc nội trú các cấp, chính sách miễn giảm học phí, chính sách cấp không thu tiền sách giáo khoa và giấy vở... Hiện nay, các địa phương đang tích cực thực hiện hoàn thành xoá bỏ trường tạm, học ca 3 theo QĐ 159/2002/QĐ - TTg.
 - Chính sách cấp không 18 loại báo, tạp chí không thu tiền. Thực hiện theo Quyết định số 1637/2001/TTg ngày 31/12/2001 về việc cấp (không thu tiền) 18 loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2002 đến 2005.
- Chương trình  trồng 5 triệu ha rừng (1998-2005) được thực hiện theo Quyết định 661/198/QĐ-TT ngày 29/7/1998. 
- Chương trình Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được thực hiện theo quyết định 237/1998/TTg (3/12/1998).
 - Chương trình y tế nhằm hướng tới việc phòng chống bướu cổ, phòng chống bệnh sốt rét, tiêm chủng mở rộng, xoá xã trắng về y tế, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân miền núi. Đối với người nghèo, từ năm 2002 thực hiện theo QĐ số 139/2002/QĐ-TTg.
 -  Chương trình phủ sóng phát thanh

 -  Chương trình văn hoá- thông tin

 - Chương trình phòng, chống tệ nạn ma tuý

- Thực hiện các dự án bằng vốn ODA: đầu tư hạ tầng cho 969 xã thuộc 24 tỉnh khó khăn nhất của Chương trình 135: dự án giảm nghèo miền núi phía Bắc; dự án giảm nghèo miền Trung; dự án Hạ tầng nông thôn dựa vào cộng; dự án IFAD Tuyên Quang; dự án IFAD Hà Giang. Vốn ODA của năm dự án đạt bình quân 250 triệu đồng/xã/năm. 

Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn trên địa bàn đã tạo thêm nguồn lực rất lớn thực hiện chương trình, trên thực tế  trên địa bàn xã mỗi năm trên 1 tỷ đồng, một số địa phương trên 2 tỷ đồng.
4. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình

4.1 Về tổ chức thực hiện Chương trình

Hệ thống Ban chỉ đạo điều hành các cấp đã hình thành từ TW đến địa phương. Ban Chỉ đạo Chương trrình TW do một đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban, thành viên là các Bộ, ngành, UBDTMN là cơ quan Thường trực Chương trình. Các địa phương (tỉnh, huyện) đã phân công một đồng chí lãnh đạo chủ chốt làm trưởng ban và các cơ quan chức năng giúp việc.

Ban Chỉ đạo Chương trình TW đã thường xuyên đã chỉ đạo sâu sát, nắm bắt tình hình thực tế, tổ chức sơ kết hàng năm đúc rút kinh nghiệm, tổ chức tập huấn hướng dẫn học tập mô hình quản lý điển hình, mô hình phân cấp cho các địa phương. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát và phối hợp với các cơ quan giám sát của Hội đồng DTQH, HĐNN các địa phương.

Các Bộ ngành TW với chức năng tham mưu, tổng hợp, ban hành cơ chế quản lý hướng dẫn thực hiện; đã kịp thời ban hành, sửa đổi cơ chế quản lý phù hợp, việc quy định thực hiện nguyên tắc thực hiện dân chủ công khai, phân cấp quản lý... trong chương trình được nhân dân đồng tình ủng hộ. Việc sáp nhập các dự án TTCX, chính sách Hỗ trợ Dân tộc ĐBKK, ĐCĐC vào CT 135 theo QĐ 138/2000/QĐ - TTg ngày 29/11/2000 đã tạo ra cơ chế thống nhất, lồng ghép tốt hiệu quả hơn; đã kịp thời bổ sung hoàn chỉnh cơ chế quản lý đầu tư xây dựng; ban hành Thông tư Liên tịch số 666/TTLT ngày 23/8/2001: Hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc CT 135 (TT 666) là một cơ chế tiến bộ, phù hợp, tính thuyết phục của nó đã trở thành cơ chế mẫu mực cho các chương trình dự án khác. Các Bộ ngành theo chức năng chuyên ngành đã ban hành hệ thống các văn bản khá đồng bộ hướng dẫn các địa phương thực hiện chương trình.

 Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ tham gia thực hiện chương trình, tham mưu ban hành những chính sách hỗ trợ: Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính lồng ghép, bố trí các nguồn vốn, Bộ Giao thông Vận tải, Bưu chính Viễn thông, Công nghiệp, Văn hoá Thông tin, Giáo dục Đào tạo...đã đầu tư xây dựng hệ thống CSHT và phát triển các lĩnh vực chuyên ngành. Kiểm toán 
Nhà nước, Thanh tra Nhà nước 
 đã kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện yếu kém chấn chỉnh thực hiện chương trình.

Các Đoàn thể trung ương giúp đỡ các địa phương vận động, hướng dẫn đồng bào về cung cách làm ăn, phát triển kinh tế hộ, xây dựng mô hình xoá đói giảm nghèo và tham gia thực hiện có hiệu quả Chương trình. Mặt trận TQVN đã phát động phong trào “Ngày vì người nghèo” đã huy động hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ về đời sống cho đồng bào nghèo các dân tộc. Trung ương Đoàn Thanh niên CSHCM đã tổ chức nhiều phong trào: Thanh niên lập nghiệp, Thanh niên tình nguyện xuống xã ĐBKK giúp đỡ, phục vụ đồng bào dân tộc ở các xã vùng sâu, vùng xa...
 Các địa phương là cấp tổ chức thực hiện: thành lập bộ máy các cấp, huy động phân bổ nguồn lực trên địa bàn, tổ chức thực hiện từ chuẩn bị đầu tư đến bàn giao sử dụng quản lý vận hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả chương trình trên địa bàn. Các địa phương đều xác định thực hiện Chương trình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phân công các đ/c lãnh đạo Đảng chịu trách nhiệm từng địa bàn, từng lĩnh vực, phân công các cơ quan, các doanh nghiệp của tỉnh giúp đỡ các xã ĐBKK trên địa bàn; thực hiện tăng cường cán bộ xuống cơ sở theo Quyết định 42/1999/QĐ-TTg ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ. 

Việc hình thành hệ thống chỉ đạo từ TW xuống ĐP và theo quan hệ phối hợp giữa các Bộ ngành, các sở ban của tỉnh đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ, đảm bảo sự thống nhất trong điều hành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn nhiều bất cập, vai trò chỉ đạo của Bộ chức năng được Chính phủ phân công đã chậm ban hành thực hiện các dự án đào tạo cán bộ, Phát triển sản xuất và quy hoạch dân cư. Mô hình tổ chức Ban Chỉ đạo hiện nay của CT 135 tương đối phù hợp song cũng còn bất cập: 2 dự án giao Bộ NN&PTNT chỉ đạo, thực tế ít có hiệu lực vì 2 dự án không rõ nội dung hoạt động, không có mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, vốn quá ít. Các địa phương, cơ quan thường trực còn nhiều đầu mối, chưa thống nhất, nắm bắt tình hình còn chậm, chưa làm tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo giải quyết khó khăn. Các cơ quan điều hành ở huyện chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu cán bộ có chuyên môn đủ năng lực giúp việc nên việc thực hiện còn bất cập. Mối liên hệ giữa TW và địa phương chưa chặt chẽ thiếu thông tin, công tác báo cáo tổng hợp từ dưới lên rất chậm và không đều, nội dung chưa đầy đủ theo quy định tại TT 666, nhiều địa phương một năm mới có một báo cáo làm cho việc theo dõi đánh giá gặp nhiều khó khăn.

  4.2. Những thành tựu đạt được 

1) Góp phần quan trọng làm thay đổi cơ bản bộ mặt nông thôn miền núi;

Chương trình đã xây dựng trên 25.000 công trình hạ tầng và 498 TTCX, đưa vào sử dụng trên 20.000 công trình thiết yếu các loại và trên 200 trung tâm cụm xã. Sau 7 năm thực hiện đã có 70% số xã xây dựng 5 hạng mục công trình chủ yếu: đường giao thông, hệ thống điện, trường học các cấp, thuỷ lợi nhỏ, trạm y tế xã và 56% số xã đã đầu tư xây dựng đủ 8 hạng mục công trình thiết yếu. Trên địa bàn các xã thuộc chương trình 86% xã có trường tiểu học, 73% xã có trường THCS kiên cố cấp 4 trở lên; 96% xã có trạm y tế đảm bảo phục vụ chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; 74% xã có trạm bưu điện văn hoá xã; 61% xã có trạm truyền thanh, 44% xã có chợ. Đã có thêm 500 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 28 tỉnh trong chương trình đã đạt tỷ lệ 100% số xã có đường giao thông đến trung tâm, tỷ lệ đường giao thông cơ giới và dân sinh đến trung tâm xã đạt 97,42%, tăng 62,42% so với trước năm 1998...

 CT 135 đã xây dựng được hệ thống CSHT quan trọng, đây là lực lượng vật chất to lớn làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần tăng thu nhập, XĐGN và tạo tiền đề tiến lên CNH, hiện đại hóa vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

 2) Góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo;

Nhờ đầu tư cho công tác thuỷ lợi, khai hoang tăng diện tích canh tác, đưa những giống cây trồng, vật nuôi năng xuất, chất lượng cao dần dần thay thế cho những tập quán sản xuất lạc hậu phụ thuộc vào thiên nhiên đã giúp cho các xã ĐBKK ổn định lương thực và nâng mức bình quân lương thực tự sản xuất từ 286kg/người/ năm 1998 lên 320kg/người/năm vào năm 2004, có nhiều nơi đã lên đến 500kg/người/năm. Do phát triển sản xuất đã hình thành một số vùng kinh tế hàng hoá, ngày càng có nhiều hộ làm ăn giỏi, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trên địa bàn Chương trình đã không còn hộ đói kinh niên, tốc độ giảm nghèo khá nhanh, bình quân mỗi năm giảm 4 – 5% hộ nghèo (tỷ lệ hộ đói nghèo bình quân trên địa bàn trước khi có Chương trình gần 60%, đến hết năm 2005 còn 20%), một số địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo 7 - 8%/năm . 
3) Góp phần quan trọng cải thiện rõ rệt đời sống của đồng bào các dân tộc vùng ĐBKK trên các lĩnh vực đời sống xã hội: văn hoá, giáo dục, y tế và sức khoẻ cộng đồng…

 CT 135 tác động mạnh mẽ đến giáo dục, y tế, văn hóa vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Nhà nước có chính sách tăng cường phát triển giáo dục, đầu tư bằng nhiều nguồn lực nên đến nay hầu hết các xã CT135 đều có trường tiểu học và trung học cơ sở kiên cố, đã tạo điều kiện thu hút trên 90% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Nhiều địa phương đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, có nơi đã phổ cập trung học cơ sở. Đến nay hầu hết các xã ĐBKK đã có trạm y tế, đa số thôn bản đã có y tế cộng đồng, góp phần ngăn chặn cơ bản được các dịch bệnh xã hội hiểm nghèo, nâng cao sức khỏe và cải thiện đời sống cho đồng bào.  

Các dự án quy hoạch sắp xếp dân cư và định canh định cư đã góp phần ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc sống phân tán trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt, được tiếp cận các dịch vụ xã hội. Tỷ lệ đồng bào được tiếp cận với thông tin ngày càng tăng, chất lượng dịch vụ ngày một tăng. 

Nhờ kinh tế được cải thiện nên đời sống văn hoá đã được nâng cao một bước, phát triển phong phú hơn, văn hoá truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy, cùng với chính sách trợ giá máy thu thanh và Chương trình phủ sóng truyền hình vùng lõm, chính sách cấp không báo chí... đã đưa số xã được thụ hưởng văn hoá thông tin tăng nhanh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ngày càng đến được với đồng bào nhiều hơn, nhanh hơn.

 4) Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo quốc phòng trên các vùng chiến lược xung yếu của đất nước.

Hầu hết các xã thuộc CT 135 nằm trong địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện khó khăn phức tạp nhiều mặt. Trước đây đời sống nhân dân khó khăn, nạn phá rừng làm nương rẫy khá phổ biến, tệ nạn xã hội gia tăng, là nơi bọn phản động lợi dụng tôn giáo truyền đạo trái phép, tuyên truyền phản động, kẻ xấu xúi dục dân di cư tự do, gây phá hoại nhiều mặt, trong khi đó tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy quản lý Nhà nước ta bộc lộ nhiều mặt yếu kém, người dân thiếu chỗ dựa, giảm lòng tin.

 Với nguyên tắc thực hiện dân chủ công khai rộng rãi, Chương trình đã thu hút sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội, đã phát huy cao vai trò của người dân trong các bước thực hiện, nâng cao năng lực của cộng đồng, năng lực cho đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở xã, bản, làng, phum, soóc góp phần củng cố và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh quốc phòng, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân.

5) Góp phần củng cố và tăng cường đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước;

CT135 đã được sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ, trách nhiệm của nhân dân cả nước, thu hút được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội từ Trung ương đến địa phương; kinh tế - xã hội các xã ĐBKK có bước phát triển, giảm dần tốc độ chênh lệch về khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền trong cả nước, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

6) Chương trình được các tổ chức Quốc tế đánh giá cao .


Các tổ chức Quốc tế đã có nhiều nghiên cứu đánh giá độc lập về chương trình. Về cơ bản, CT 135 được đánh giá là chương trình XĐGN thành công nhất của Việt Nam; Chương trình có cách tiếp cận toàn diện, phương pháp xác định đối tượng khá rõ ràng trúng địa chỉ; thực hiện dân chủ công khai; việc quản lý, phân bổ vốn đầu tư minh bạch, phân cấp mạnh và đơn giản hoá thủ tục đầu tư. Do đánh giá cao về Chương trình, một số nước, tổ chức Quốc tế đã tham gia ủng hộ nguồn lực hoặc tham gia thực hiện chương trình.

7) Kết quả tổng hợp của Chương trình 135

Sau 7 năm thực hiện (1999 – 2005), CT 135 đã đạt được các mục tiêu quan trọng trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn miền núi đã thay đổi căn bản, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng đã được cải thiện rõ rệt, bước đầu đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống và thúc đẩy nền kinh tế nhiều thành phần từng bước phát triển, khoảng cách đói nghèo đã được thu hẹp giữa các vùng; trình độ dân trí đã được nâng lên...dự kiến sẽ có trên 800 xã đã thoát khỏi tình trạng ĐBKK và đang trên đà phát triển là chương trình hiệu quả nhất. Chương trình đã thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ công khai, phát huy quyền tham gia của người dân trong giám sát chương trình; các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, nên chương trình ít bị thất thoát, ít tiêu cực nhất. Chương trình đã đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng trên địa bàn khó khăn nhất của cả nước, là chương trình hợp lòng dân, được nhân dân cả nước đồng tình ủng hộ, đồng bào các dân tộc các xã ĐBKK thấy rõ trách nhiệm, nhiệt tình tham gia xây dựng chương trình vươn lên tự thoát nghèo. Qúa trình thực hiện chương trình đã nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ sơ sở về trình độ quản lý nhà nước, quản lý xã hội và xoá đói giảm nghèo. Chương trình có ý nghĩa to lớn về kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng, với tính nhân văn sâu sắc, phát huy được bản chất tốt đẹp của dân tộc, góp phần phát triển kinh tế – xã hội đất nước một cách bền vững. Chương trình thể hiện một cách sâu sắc sự  quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, vùng căn cứ cách mạng, miền núi, vùng sâu và vùng xa

4.3. Một số tồn tại hạn chế thực hiện Chương trình 135

4.3.1 Tổ chức thực hiện

a) Xác định danh sách các xã vào Chương trình ở một số nơi còn những yếu tố thiếu khách quan, thiếu cơ chế khuyến khích đưa các xã đã hoàn thành mục tiêu ra khỏi chương trình hàng năm.
Trong số 2.410 xã thuộc diện đầu tư của CT 135 tính đến thời điểm năm 2005, chỉ có 1715 xã thuộc KV III. Ngoài những xã được Chính phủ bổ sung theo yếu tố chính sách có lại 391 xã không phải là xã KV III. Nguyên nhân do tiêu chí xác định xã ĐBKK còn có yếu tố định tính khó xác định, các điạ phương  chưa thực hiện đầy đủ công khai dân chủ bình xét theo quy trình, có yếu tố nặng về thành tích, cũng có yếu tố dựa dẫm ỷ lại nên hậu quả là Chương trình chưa phủ hết đối tượng xã ĐBKK, trong khi cũng còn xã chưa thật sự khó khăn được thụ hưởng. 

Trong quá trình thực hiện, nhiều xã được đầu tư lồng ghép từ các chương trình, dự án khác với nguồn lực khá lớn; một số xã nằm trên các trục Quốc lộ lớn mới đi qua…đã có sự thay đổi lớn về KT – XH thực sự thoát khỏi tình trạng ĐBKK, nhưng vẫn tiếp tục được hưởng chính sách của Chương trình. Qua 7 năm thực hiện mới chỉ có 20 xã ở Lào Cai, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế tự nguyện ra khỏi chương trình. 

b) Công tác chỉ đạo chưa thực sự  sâu sát, giám sát chưa chặt chẽ. 

Bộ máy chỉ đạo thực hiện ở một số địa phương còn có những bất cập, nhiều đầu mối nhưng thiếu tập trung, hạn chế về năng lực, chưa ngang tầm nhiệm vụ. Một số địa phương việc tổ chức hoạt động giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình tại các xã còn nặng về hình thức, ít có kiến nghị đề xuất ngoài việc đề nghị tăng vốn, kéo dài thời gian thực hiện chương trình.... không phát hiện kịp thời mặt yếu kém của việc thực hiện chương trình ở cơ sở.
 Nhiều địa phương chưa ban hành quy định về quản lý vận hành duy tu bảo dưỡng, quy chế hoạt động của Ban giám sát xã; chậm thay đổi cơ cấu đầu tư, phân bổ vốn nặng về bình quân theo xã, còn gây lãng phí trong quá trình đầu tư...

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bộc lộ một số mặt hạn chế là:

- Phân cấp chưa mạnh, chưa rõ ràng, không dứt khoát, muốn giữ quyền phân bổ vốn, ngại phân cấp, ngại công khai, giảm ảnh hưởng vai trò của UBND xã và biến cấp xã trở thành thụ động trong quá trình thực hiện chương trình.

- Công tác thanh tra kiểm tra chưa mạnh, phần nhiều những sai phạm được phát hiện do nhân dân và các cơ quan giám sát thực hiện. Việc kiểm tra giám sát ở các cơ quan TW chưa thường xuyên, chậm nắm tình hình ở cơ sở nhất là dự án phát triển sản xuất và đào tạo cán bộ. Việc giám sát đánh giá hiệu quả chương trình chưa có những quy định về tiêu chuẩn, chỉ số cụ thể, còn nặng về thống kê số lượng (số công trình, số người, số lớp…), chưa đánh giá cụ thể về hiệu quả sử dụng, trong đánh giá còn nặng về hoà đồng với các chương trình lồng ghép khác, chưa tách bạch riêng những hoạt động riêng của chương trình .

         4.3.2 Thực hiện Chương trình

a) Thực hiện chưa đồng bộ các nhiệm vụ của Chương trình, nặng về đầu tư cơ sở hạ tầng, nhiệm vụ phát triển sản xuất, quy hoạch sắp xếp dân cư và đào tạo chưa được quan tâm đúng mức
Trong tổng số vốn đầu tư Chương trình, 2 dự án CSHT và TTCX chiếm 95,2%, dự án đào tạo cán bộ chỉ chiếm 0,83%, dự án phát triển sản xuất chiếm 3,2%, dự án quy hoạch dân cư chiếm 0,67%. Đối với các xã ĐBKK, thời gian đầu vấn đề bức xúc nhất có ảnh hưởng trực tiếp đời sống đồng bào là thiếu CSHT, vì vậy giai đoạn (1998 – 2001) phải tập trung giải quyết cải thiện CSHT, đặc biệt về giao thông là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, từ giai đoạn 2 (2002-2005) có nhiều địa phương khi CSHT đã được cải thiện tương đối khá, nhưng vẫn chậm thay đổi, điều chỉnh cơ cấu các nhiệm vụ dẫn dến hạn chế sự phát huy tác dụng của đầu tư hạ tầng đã đầu tư.

Dự án đào tạo cán bộ mới thực hiện ở mức bồi dưỡng, tập huấn, nội dung, tài liệu giảng dạy chậm được cải tiến, đổi mới và còn chồng chéo với các nội dung của bộ ngành khác. Dự án Phát triển sản xuất thực hiện còn lúng túng, một số nơi còn chia đều vốn như khoản trợ cấp (năm 2001); năm 2002 Nhà nước đã bố trí kế hoạch vốn nhưng không thống nhất được nội dung thực hiện phải để lại năm sau. Dự án quy hoạch dân cư mới chỉ dừng ở bước lập dự án quy hoạch…Dự án xây dựng CSHT, cơ cấu đầu tư ở một vài địa phương chưa hợp lý, tỷ lệ công trình trực tiếp phục vụ sản xuất xoá đói giảm nghèo như thuỷ lợi, khai hoang còn thấp. Nhiều công trình quy mô đầu tư chưa phù hợp, hiệu quả sử dụng thấp, lãng phí vốn đầu tư…

  b) Quản lý các nguồn vốn đầu tư tuy chưa có sai sót lớn nhưng vẫn còn biểu hiện tồn tại,  hạn chế.

 Trên địa bàn xã CT 135 có nhiều chương trình, dự án cùng đầu tư, song chưa có một cơ chế quản lý thống nhất, khó tổng hợp đầy đủ được các ngồn vốn này, vì vậy việc đánh giá hiệu quả tổng hợp hiệu quả sử dụng các nguồn vốn và mức độ thất thoát vốn lồng ghép ngoài số vốn của CT 135 rất khó khăn. Qua kết quả của Kiểm toán Nhà nước năm 2001 và kết luận Thanh tra các địa phương, tỷ lệ thất thoát vốn của CT 135 khá thấp, song một vài nơi đã có biểu hiện tồn tại hạn chế trong quản lý vốn

c) Quản lý chất lượng công trình ở một số nơi còn tồn tại .

Một số địa phương đã để xảy ra vi phạm chất lượng công trình: chất lượng kém, hư hỏng phải sửa chữa tốn kém, công trình không phát huy hiệu quả đã ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. Chất lượng công trình yếu kém thể hiện ở các khâu sau:

- Công tác quy hoạch, lập dự án, báo cáo đầu tư, khảo sát, thiết kế ở một số không phù hợp thực tế, không đảm bảo chất lượng..

- Công tác chỉ đạo thi công, giám sát, nghiệm thu chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ đầy đủ quy định của Nhà nước, còn nhiều sai sót, bất cập.

d) Chưa thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của Chương trình 

- Nguyên tắc dân chủ công khai: thực hiện quy trình xây dựng và tổng hợp kế hoạch ở một số nơi vẫn còn tư tưởng bao cấp phân bổ từ trên xuống, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia từ khâu quy hoạch, lựa chọn danh mục công trình đầu tư, công khai giao việc cho dân, công khai phần việc giao và lựa chọn nhà thầu xây dựng...Việc lựa chọn công trình đầu tư ít được thảo luận rộng rãi với dân ở các thôn bản hoặc HĐND xã, hoặc có nhưng còn mang tính hình thức, thiếu khảo sát thực tế nên nhiều nội dung đầu tư không hợp lý, kém hiệu quả.

- Nguyên tắc “xã có công trình, dân có việc làm, tăng thêm thu nhập từ việc tham gia lao động công trình tại xã” kết quả còn rất hạn chế. Một số địa phương đã tạo ra cơ chế cho việc huy động dân đóng góp vật tư vật liệu xây dựng công trình, trực tiếp tham gia xây dựng tăng thu nhập song tỷ lệ rất thấp. 

e) Công tác quản lý vận hành duy tu, bảo dưỡng công trình sau khi nghiệm thu chưa được quan tâm thực hiện

Việc duy tu, bảo dưỡng công trình sau khi bàn giao đưa vào sử dụng là hết sức cần thiết nhằm phát huy hiệu quả lâu dài, song lại ít được đề cập quan tâm trong CT 135. Công trình xây dựng xong nghiệm thu bàn giao là kết thúc quá trình đầu tư,  trong khi đó không có nguồn lực nào để duy tu chủ yếu là công lao động thì rất hạn hẹp. Hầu hết công trình của CT 135 quy mô nhỏ, cấp thấp dễ hư hỏng việc duy tu bảo dưỡng công trình ở các xã CT 135 đang lúng túng về phân công trách nhiệm, về kinh phí. 

4.3.3.Huy động và Phân bổ nguồn lực.

a) Huy động nguồn lực

 Chương trình đã huy động được nhiều nguồn lực song chưa xứng đáng với tầm vóc của chương trình. Nhiều địa phương còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ TW chưa bố trí nguồn lực ở địa phương tham gia, khoán trắng cho TW. Việc huy động nguồn lực tham gia trong dân cũng đạt kết quả thấp. Chưa có số liệu đầy đủ về kết quả huy động nội lực trong dân, song thực tế là kết quả rất hạn chế, hình thức chưa đa dạng, chưa xứng đáng nội lực sẵn có trong dân. 

b) Phân bổ nguồn lực chưa xuất phát từ điều kiện khó khăn thực tế, nặng về bình quân.

Địa bàn Chương trình có nhiều vùng khó khăn khác nhau, nhất là đối với các tỉnh miền núi ĐBKK, vùng cao nhưng có cùng định mức phân bổ vốn đầu tư như các tỉnh vùng thấp, thuận lợi hơn. Mức bình quân vốn cho một xã là con số mang tính kế hoạch, song một số địa phương khi phân bổ vẫn theo mức bình quân chưa xét điều kiện thực tế: diện tích, dân số, độ xa trung tâm của từng xã 

c). Việc lồng ghép vốn với các chương trình, dự án khác còn bất cập.

Lồng ghép vốn đem lại hiệu quả đầu tư cao, song trên thực tế việc lồng ghép rất khó khăn, do mỗi chương trình, dự án đều có cơ quan chủ trì riêng, cơ chế quản lý khác nhau, vì vậy việc lồng ghép chỉ thực hiện có mức độ nhất định, chủ yếu là phép cộng kết quả thực hiện từng chương trình, dự án trên địa bàn, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của nguồn lực.

4.2.4.Đánh giá chung về hạn chế của Chương trình.

Thành tựu Chương trình đạt được là cơ bản, song so với mục tiêu cụ thể của chương trình vẫn còn một số mục tiêu quan trọng chưa đạt được là: còn nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo cao trên mức 25% và khoảng cách chênh lệch phát triển còn rất lớn và không đồng đều còn nhiều xã chưa thoát khỏi tình trạng ĐBKK, vẫn còn bộ phận lớn đồng bào chưa được tiếp thu kỹ thuật sản xuất mới, chậm thay đổi tập quán sản xuất. Còn nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống của đồng bào chưa được giải quyết: tỷ lệ sử dụng nước sạch sinh hoạt còn thấp, thiếu đất sản xuất, đất ở và nhà ở, vấn đề vệ sinh môi trường sống còn bất cập do tập quán sinh hoạt, tình trạng di dân tự do, du canh du cư vẫn luôn tái diễn, nguy cơ tái nghèo luôn luôn đe doạ, công tác XĐGN chưa thực sự bền vững, khó đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng ĐBKK này.

Từ năm 2005, nếu thực hiện tiêu chuẩn nghèo mới thì vùng đồng bào dân tộc và miền núi sẽ có tỷ lệ hộ nghèo ở mức rất cao, dự kiến của Bộ LĐTBXH bình quân khu vực này lên tới trên 50%, nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo tới 80 - 90%; 

4.4 Nguyên nhân tồn tại, yếu kém của việc thực hiện CT 135

(1)Nguyên nhân chủ quan

- Sự phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo của các Bộ, ngành TW chưa kịp thời, sau 4 năm thực hiện mới hoàn thành tài liệu và hướng dẫn đào tạo cán bộ; các dự án Phát triển sản xuất và Quy hoạch dân cư chưa có hướng dẫn nội dung hoạt động, năm 2003, mới có hướng dẫn sử dụng nguồn vốn, lúng túng trong chỉ đạo thực hiện, có năm đã bố trí vốn nhưng không thực hiện được…những bất cập trên là một trong những nguyên nhân thực hiện chưa đồng bộ nhiệm vụ của chương trình. Chưa kịp thời ban hành hướng dẫn các địa phương xét đưa những xã đã hoàn thành mục tiêu chương trình ra khỏi diện đầu tư để tạo ra phong trào tự vươn lên thoát nghèo, gây tâm lý ỷ lại dựa dẫm.

- Một số địa phương chưa thật sự quán triệt chỉ đạo của TW trong tổ chức thực hiện, coi nhẹ công tác chỉ đạo thiếu kiểm tra đôn đốc, chưa phối hợp tốt và phát huy vai trò các tổ chức xã hội tham gia, chưa coi trọng công tác cán bộ, bố trí và tăng cường cán bộ có năng lực để điều hành chương trình các cấp. Tư tưởng còn nặng bao cấp, ôm đồm, chậm phân cấp (sau 7 năm thực hiện mới có 20 địa phương thực hiện phân cấp cho 385 xã làm chủ đầu tư,). Nhiều địa phương còn tư tưởng ỷ lại cơ chế của TW thiếu sáng tạo trong vận dụng cơ chế cho phù hợp điều kiện địa phương…đã làm giảm hiệu quả chương trình.

- Chương trình đã được ưu tiên về nguồn lực, song do nhu cầu đầu tư trên địa bàn quá lớn nên nguồn lực vẫn còn quá thấp so với nhu cầu của chương trình;

- Năng lực cán bộ ở một số địa phương còn hạn chế về số lượng và chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác xoá đói giảm nghèo và quản lý đầu tư còn yếu kém 

- Công tác tuyên truyền giáo dục và vận động đồng bào tự lực vươn lên thoát nghèo khắc phục tư tưởng ỷ lại Nhà nước ở không ít tỉnh làm chưa tốt, rất nhiều xã chưa tạo được phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo.

(2) Nguyên nhân khách quan

Địa bàn các xã ĐBKK là địa bàn khó khăn mọi mặt, địa hình phức tạp xa xôi, dân cư sống phân tán, cơ sở hạ tầng thấp kém, trình độ sản xuất thấp, đời sống đồng bào rất khó khăn, tỷ lệ đói nghèo cao, du canh du cư, di cư tự do  nguồn nhân lực hạn chế nhiều mặt, thiếu cán bộ…nhìn chung điểm xuất phát về trình độ phát triển của khu vực này rất thấp là nguyên nhân rất quan trọng hạn chế thực hiện chương trình.

5. Một số bài học kinh nghiệm

- Phải có sự nhận thức đúng đắn, sâu sắc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ngành, các cấp  từ TW đến địa phương về tầm quan trọng và ý nghiã của chương trình, trên cơ sở đó phải cụ thể hoá thành những quyết định cụ thể với những biện pháp tập trung lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt. 

CT 135 được các cấp lãnh đạo từ TW đến địa phương đặc biệt quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát; đã ban hành những quyết sách đặc biệt để thực hiện. Các địa phương quán triệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi chương trình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong chương trình hành động của địa phương;

-  Không được dàn trải mà phải xác định rõ địa bàn ưu tiên là các xã nghèo nhất để tập trung đầu tư
- Mục tiêu Chương trình phù hợp lòng dân được nhân dân ủng hộ. CT 135 được các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội đồng tình ủng hộ và tham gia tạo ra một phong trào sâu rộng xây dựng, giám sát chương trình; Chương trình có tính xã hội hoá rất cao và đã trở thành tâm điểm thu hút các nguồn lực khác tham gia, ;

- Chính phủ và chính quyền các tỉnh phải chủ động có các giải pháp huy động các nguồn lực, trong đó nguồn lực từ NSTW là trụ cột chính đảm bảo đủ mạnh, ổn định và công khai minh bạch cho tổ chức thực hiện
- Có cơ chế quản lý đơn giản dễ thực hiện.  Một nguyên nhân cực kỳ quan trọng CT 135 thành công là cơ chế vận hành thông thoáng, phù hợp với điều kiện địa bàn, dễ thực hiện, phân cấp, nêu cao vai trò của cơ sở; đồng thời phát huy được quyền làm chủ của người dân ở địa bàn ĐBKK

-  Phải thực hiện đồng thời nhiều chính sách hỗ trợ phát triển KT-XH  trên địa bàn, tạo ra nguồn lực phối hợp đồng bộ, lồng ghép có hiệu quả. 


- Coi trọng công tác thanh tra kiểm tra. Thực tế ở CT 135, địa phương nào coi trọng công tác thanh tra kiểm tra, nơi đó hiệu quả chương trình được nâng cao, ít thất thoát, nhất là phát huy được vai trò làm chủ của người dân trong hoạt động giám sát và thanh tra nhân dân ở cơ sở.


- Đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền vận động khơi dậy ý chí tự lực tự cường trong nhân dân và trong cộng đồng, từ sự hỗ trợ của Nhà nước tham gia tích cực chương trình phấn đấu vươn lên thoát nghèo. 

II. Thực trạng KT – XH các vùng ĐBKK hiện nay

1. Về điều kiện để phát triển kinh tế

1.1 Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, xa các trung tâm, hạ tầng yếu kém không thuận lợi cho thu hút đầu tư;

Sau năm 2005, những xã có điều kiện thuận lợi hơn, gần các trung tâm kinh tế, trung tâm huyện, thị phần lớn đã thoát khỏi tình trạng ĐBKK, còn lại hầu hết các xã chưa thoát khỏi ĐBKK đều xa các trung tâm,
 thiếu các điều kiện phát triển: hạ tầng thấp kém, chưa hình thành thị trường, chi phí sản xuất lớn, chất lượng nguồn lực, môi trường đầu tư đều không thuận lợi cho phát triển sản xuất, khai thác tiềm năng của địa bàn, không hấp dẫn đầu tư, khó có cơ hội phát triển.

1.2 Kết cấu hạ tầng về chất lượng mới đáp ứng bước đầu ở mức tối thiểu cho nhu cầu sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân.
 Kết cấu hạ tầng các xã đã được cải thiện một bước, nhưng còn rất thiếu thốn, trong khi những công trình đã thực hiện có quy mô, chất lượng  thấp và mới tập trung ở khu vực trung tâm xã, còn rất nhiều xã thiếu các công trình hạ tầng thiết yếu.Theo các Bộ, ngành TW và các địa phương, trên vùng miền núi và dân tộc còn 88 xã chưa có đường ô tô đến TT xã và 45 xã đường ô tô nhưng mới đi được một mùa; 505 xã chưa có điện lưới, 26 xã sử dụng các nguồn điện khác phụ thuộc thiên nhiên thiếu ổn định; gần 290 xã chưa có trạm xá xã; 685 xã chưa có điện thoại; đặc biệt là thiếu các công trình thuỷ lợi nhỏ, có địa phương năng lực tưới của công trình thuỷ lợi vùng miền núi mới đáp ứng 6,13% diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nhất là các tỉnh nam trung bộ và Tây Nguyên công tác thuỷ lợi mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu. 

Giai đoạn 1999 – 2005, do nguồn vốn hạn hẹp nên hầu hết những công trình hạ tầng thiết kế tiêu chuẩn thấp, thiếu đồng bộ, thiếu bền vững, dễ hư hỏng  chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hoá. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đường giao thông nông thôn cả nước hiện nay chỉ có 10,9% đường đá dăm và đường nhựa, 53% đường đất, 35,4% đường cấp phối. Khu vực miền núi phía Bắc: tỷ lệ đường nhựa là 0,9%, đường đất là 69%, tỷ lệ này ở Miền Trung và Tây Nguyên là 1,7% và 61,8%. Hầu hết kênh mương của các công trình thuỷ lợi làm bằng đất, chi phí duy tu cao, thất thoát nước lớn. .

1.3. Về kinh tế: Sản xuất thuần nông, tự sản tự tiêu là chính. Trình độ kỹ thuật canh tác còn lạc hậu. Môi trường kinh tế thị trường thiếu năng động và kém phát triển;

Vùng dân tộc và miền núi trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc còn thấp, một số nơi vẫn còn tồn tại tập quán sản xuất quảng canh, du canh du cư, chặt phá rừng…Các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật mới, nâng cao năng xuất, thay đổi tập quán sản xuất và chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Tiềm lực vốn đầu tư sản xuất của nhân dân rất hạn chế, nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển và nhiều dịch vụ xã hội không đến được vùng sâu, vùng xa. Do chi phí sản xuất lớn, năng xuất thấp, thiếu thông tin, chi phí vận chuyển cao... không thu hút được màng lưới thu mua của các thành phần kinh tế, vì vậy những nơi này hàng hoá khó tiêu thụ, hoặc bán với giá rẻ mạt không đủ chi phí, trong khi sức mua của cộng đồng rất thấp so với mức trung bình của địa phương.

 2. Một số đặc điểm về văn hóa xã hội: dân số, dân tộc, văn hoá.

Nước ta có 54 thành phần dân tộc, dân số của 53 dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ 13,8% toàn quốc. Các dân tộc thiểu số cư trú trên một địa bàn rộng lớn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về vị trí chính trị, kinh tế, an ninh- quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái. Suốt dọc biên giới phía Bắc và phía Tây có nhiều cửa ngõ thông thương giữa nước ta với các nước láng giềng trong khu vực. Miền núi là nơi có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng phục vụ cho sự phát triển đất nước, nơi đầu nguồn của những con sông lớn, có hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.

 Mỗi dân tộc có bản sắc văn hoá riêng, góp phần làm nên sự thống nhất phong phú đa dạng của văn hoá Việt Nam. Sự thống nhất trong đa dạng là đặc điểm của nền văn hoá cộng đồng các dân tộc ở nước ta. Những lý do đó làm cho từng vùng, từng dân tộc và địa bàn vùng dân tộc có những  đặc thù riêng.

1)  Văn hoá xã hội đã được cải thiện một bước song vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là về dân trí, giáo dục còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho tiếp thu khoa học, kỹ thuật nhằm thay đổi về chất năng lực sản xuất xã hội đảm bảo cho phát triển.
Một số bản sắc tốt đẹp trong văn hoá của các dân tộc thiểu số đang bị mai một. Mức độ tiếp cận với thống tin đại chúng, đặc biệt các thông tin thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thị trường giá cả và thông tin luật pháp…còn hạn chế. Một số tập quán lạc hậu, mê tín di đoan có xu hướng phát triển, vẫn còn nhiều tệ nạn xã hội như cờ bạc, buôn bán ma túy, tái trồng cây thuốc phiện,  phong tục cổ hủ lạc hậu, mê tín dị đoan, nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em, nạn dịch HIV/AID… không dễ dàng giải quyết .

2) Về giáo dục, trên 90% trẻ em người Kinh đi học tiểu học đúng tuổi so với 80% dân tộc thiểu số.  Cấp trung học cơ sở, 75,9% trẻ em người Kinh đi học đúng tuổi so với 48,0% trẻ em các dân tộc thiểu số

Một số nhóm dân tộc thiểu số tỷ lệ nhập học tiểu học mới đạt khoảng 40%, tỷ lệ nhập học phổ thông cơ sở dưới 20%. Chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo hiện còn thấp ở các vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.

3. Về đời sống

a) Tỷ lệ hộ nghèo cao, vẫn còn du canh du cư, di cư tự do, mức độ thụ hưỏng các dịch vụ xã hội còn rất thấp…
Những năm qua đời sống các nhóm dân tộc đã được cải thiện nhiều về mọi mặt, song thực tế ở nhiều xã, tỷ lệ đói nghèo hiện còn rất cao so với bình quân trong cả nước. Theo Bộ LĐTBXH  đối tượng nghèo đói ở nước ta tập trung chủ yếu là người dân tộc thiểu số, chiếm 13,8% số dân nhưng người dân tộc thiểu số chiếm tới 36% hộ nghèo toàn quốc và xu thế tỷ lệ hộ nghèo ở người dân tộc thiểu số so với cả nước ngày một gia tăng (21% năm 1992, 29% năm 1998, 36% năm 2005).
b) Khoảng cách chênh lệch các vùng miền, các dân tộc còn lớn

Khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, giữa các dân tộc có xu hướng ngày càng tăng, trong các dân tộc thiểu số lại có sự chênh lệch khá lớn, số hộ nghèo của nhóm dân tộc thiểu số Pa Cô, Vân Kiều, H’Mông từ 35% đến 60%, trong khi nhóm dân tộc Tày, Nùng, Mường dưới 20%.

   Biểu 5 .Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo trong tổng số hộ nghèo ( %)                                                                                 

Nguồn Bộ LĐTBXH.

	Dân tộc
	1992
	1998
	2005

	Dân tộc thiểu số
	21,0
	29,0
	36,0

	Dân tộc kinh
	79,0
	71,0
	64,0

	Chung
	100
	100
	100
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Biểu 6.  Tỷ lệ hộ nghèo của một số nhóm dân tộc năm 2001 và 2003  

                                                                                                                   Nguồn Bộ LĐTBXH.

	Nhóm dân tộc
	Tỷ lệ hộ nghèo 2001 (%)
	Tỷ lệ hộ nghèo 2003 (%)

	Vân Kiều
	75,4
	60,3

	Pak«
	71,3
	58,5

	H’m«ng
	44,6
	35,0

	Jarai
	39,3
	29,2

	Bana
	42,8
	26,2

	Thái
	32,1
	22,8

	£®ª 
	27,0
	22,3

	Kh’me
	20,7
	18,1

	Mường
	32,2
	17,7

	Chăm
	20,7
	16,7

	Tày
	18,7
	14,8

	Nùng
	15,8
	13,1

	Dao
	35,8
	27,1

	Tµmun
	25,1
	18,4

	H¬re
	30,3
	29,0

	M’n«ng
	26,0
	21,6


 c) Công tác xoá đói giảm nghèo chưa bền vững
Đồng bào các dân tộc ở các xã ĐBKK dễ bị tổn thương bởi các yếu tố khắc nghiệt: thiên tai, ốm đau bệnh tật, tỷ lệ sinh đẻ cao, thị trường không ổn định…nên công tác xoá đói giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ cận nghèo cao,  nên khi áp dụng chuẩn nghèo mới thì tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi rất cao, nhất là vùng Tây Bắc và Tây Nguyên:

Biểu 7.
Dự tính hộ nghèo của cả nước theo chuẩn mới năm 2005
	Vùng
	Tổng số hộ (nghìn hộ)
	Số hộ nghèo (nghìn hộ)
	Tỷ lệ hộ nghèo (%)

	1. Vùng Tây Bắc
	432,4
	312,7
	62,31

	2. Vùng Đông Bắc
	1.778,9
	642,3
	36,1

	3. Vùng Đồng bằng Sông Hồng 
	4.616,0
	914,0
	19,8

	4. Vùng Bắc Trung Bộ
	2.252,0
	894,0
	39,7

	5. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	1.541,6
	357,6
	23,3

	6. Vùng Tây Nguyên
	899,0
	469,5
	52,2

	7. Vùng Đông Nam Bộ
	2.587,6
	263,7
	10,2

	8. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
	3.592,5
	746,1
	20,8

	Tổng số
	17.700,0
	4.600,0
	26,0


Nguồn Bộ LĐTBXH tháng 6/2005

d) Tình trạng du canh du cư vẫn còn gay gắt

 Diện chưa định canh định cư còn rất lớn, số hộ đã ĐCĐC cũng chưa thật sự ổn định. Vùng đồng bào dân tộc còn 15.000 hộ sống du canh du cư, 4000 hộ sống vùng thiên tai đe doạ, trên 20.000 hộ di cư tự do trong vùng rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

e) Tình hình nhà ở và nước sinh hoạt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn

  Theo số liệu VHLSS năm 2002, trong khi nhóm 12 tỉnh tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường đạt mức cao nhất tương ứng là 97% và 75%. Nhóm 12 tỉnh tiếp cận thấp nhất chỉ ở mức tương ứng là 32% và 12%, chủ yếu là những tỉnh vùng sâu vùng xa; chỉ có 12,8% và 4,1% dân tộc thiểu số được tiếp cận với nước sạch và hố xí hợp vệ sinh so với 52,6% và 27,7% người Kinh và Hoa được tiếp cận với các dịch vụ này.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 1 tuổi của dân tộc Gia Rai gần 70/1000, cao gấp 2 lần mức trung bình cả nước và 3 lần so với người Kinh. Trong khi tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) năm 2002 là 25,7% cho tất cả các nhóm dân tộc tỷ lệ này lên tới 34,3% ở các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc và 45,3% ở các dân tộc vùng miền trung và Tây Nguyên.

4.Tình hình đội ngũ cán bộ cơ sở ở các xã ĐBKK vẫn còn nhiều bất cập, còn rất nhiều xã ĐBKK đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành chuyên môn và chính quyền trình độ văn hoá còn thấp (đa số chưa hết cấp III). Thời gian qua công tác đào tạo cán bộ cơ sở ở nhiều xã ĐBKK đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhưng mới tập trung bề rộng, chưa có điều kiện đầu tư chiều sâu. Nhiều nơi chưa chưa thu hút được cán bộ có năng lực, lao động kỹ thuật cao làm việc tại vùng sâu, vùng xa. Hệ thống chính trị cơ sở chưa thực sự đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới vùng đồng bào dân tộc.
Những khó khăn trên là sự thách thức lớn trong việc tiếp cận nâng cao đời sống.. văn hoá xã hội cho đồng bào các dân tộc, những người nghèo nhất, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vừa phải chịu những vấn đề về sự biệt lập, không chỉ về mặt địa lý, mà còn biệt lập về ngôn ngữ và xã hội, biệt lập về thông tin, kiến thức cơ bản cần thiết để cải thiện cuộc sống.  
 4. Về tình hình chính trị, trật tự xã hội cơ bản được ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững song vẫn còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn, tình hình tôn giáo diễn biến phức tạp. 

Nhờ chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, đồng bào các dân tộc đã tin tưởng, đoàn kết một lòng đấu tranh ngăn chặn các âm mưu phá hoại của các thế lực phản động, giữ vững an ninh chính trị, tuy nhiên kẻ địch và phần tử xấu trong và ngoài nước luôn lợi dụng những địa bàn xung yếu, đời sống còn khó khăn của đồng bào các dân tộc và những sơ hở trong quản lý kinh tế của xã hội ta để tuyên truyền chống phá cách mạng, lợi dụng tôn giáo truyền đạo trái phép, lừa dối, vận động lôi kéo đồng bào nhẹ dạ cả tin để thực hiện âm mưu của các thế lực thù địch. 

5. Nhìn nhận tổng quan

5.1 Những cơ hội

 Đảng và Nhà nước đã dành sự quan tâm ưu tiên đối với sự nghiệp phát triển KT – XH vùng đồng bào các dân tộc miền núi nói chung và các xã ĐBKK nói riêng. Nghị quyết số 24 Hội nghị TW lần thứ 7, Đại hội Đảng IX về công tác dân tộc, Nghị quyết 37, NQ 39 và các Nghị quyết khác của Đảng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể về công tác dân tộc. Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này là cơ sở cho xây dựng chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.

 Kinh tế nước ta mấy năm gần đây tăng trưởng khá nhanh và ổn định đã tạo ra nguồn lực đầu tư cho phát triển KT – XH nói chung và vùng dân tộc và miền núi nói riêng. Bảy năm qua, dưói dự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã và đang quan tâm ngày càng nhiều hơn, tích cực hơn, giúp đỡ, hỗ trợ rất có hiệu quả vùng ĐBKK xoá đói giảm nghèo.

 Chương trình phát triển KT – XH vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 1999- 2005 được các Tổ chức Quốc tế quan tâm, đánh giá rất cao và đã có nhiều hứa hẹn cam kết tài trợ nguồn lực thực hiện trong giai đoạn tới.

Những năm qua, công cuộc đổi mới xây dựng đất nước đã tạo ra những cơ sở hạ tầng kỹ thuật rất quan trọng ở vùng miền núi: đường Trường Sơn, các quốc lộ lớn đi qua vùng miền núi hầu hết đã được nâng cấp, các nhà máy thuỷ điện lớn các khu công nghiệp được khởi công cùng với nhiều cơ chế chính sách ban hành áp dụng trên địa bàn là một thuận lợi rất cơ bản.

Nhà nước ta gần đây đã đổi mới mạnh mẽ, nền chính trị vững mạnh và ổn định, đã bổ sung sửa đổi nhiều cơ chế chính sách theo hướng hội nhập khu vực và Quốc tế, cải cách mạnh nền hành chính, nhiều vấn đề đã được luật hoá tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng cho đầu tư phát triển và thực hiện chương trình.

Kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo thực hiện Chương trình 7 năm qua là bài học quý báu để xây dựng và thực hiện Chương trình cho giai đoạn sau.

5.2 Những khó khăn thách thức đối với phát triển KT - XH các xã ĐBKK

Ngoài những nguyên nhân đói nghèo chung trên cả nước: thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu kiến thức sản xuất, thiếu thông tin về thị trường, ốm đau, bệnh tật, đông con, thiếu được việc làm, dễ rủi ro: gia đình có người mắc tệ nạn xã hội...  ở vùng ĐBKK còn có những khó khăn mang tính đặc thù sau:

- Xuất phát điểm thấp, là vùng nghèo nhất nước, kinh tế thị trường kém phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế;

- Sản xuất thuần nông, phổ biến là tự sản tự tiêu với trình độ kỹ năng sản xuất còn lạc hậu;

- Dân cư sống quá phân tán trên diện rộng, một số vùng tình trạng di dân tự do ngày càng phức tạp;

- Đời sống của đa số đồng bào DTTS  còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao;

- Môi trường đang có nguy cơ suy thoái cần giải quyết;

- CSHT thấp kém thiếu bền vững, mặt bằng dân trí nhất là về giáo dục còn thấp, địa hình tự nhiên phức tạp hiểm trở, thiên tai đe doạ;

- Chất lượng nguồn nhân lực thấp;

- Là địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến cũ, vùng biên giới bị các thế lực phản động thù địch chú ý lợi dụng hoạt động phá hoại.

5.3 Nhận xét và đề nghị

 Những cơ hội và khó khăn thách thức nói trên đã đặt ra yêu cầu Đảng và Nhà nước phải có một chính sách tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi nói chung và các xã ĐBKK còn lại nói riêng , nhằm, phát triển sản xuất hàng hóa, phát triển văn hóa giáo dục, đào tạo cán bộ cơ sở và nâng cao dân trí để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Nếu không được Đảng và Nhà nước có chính sách đặc biệt quan tâm giúp đỡ và lãnh đạo thì các xã này rất khó tự vượt quan đói nghèo, những khó khăn thách thức lớn sẽ tiếp tục phát triển ngày càng nghiêm trọng hơn; khoảng cách giàu nghèo với các xã khác trong huyện, tỉnh càng lớn  hơn,  từ đó sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc xuất hiện các nhân tố nguy cơ tiềm ẩn bên trong gây mất ổn định xã hội. Vì vậy, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển KT- XH đặc biệt và mang tính đặc thù  cho các xã  ĐBKK, thôn bản ĐBKK vùng dân tộc và miền núi.     

Phần II

Mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình giai  đoạn 2006 -   2010

I. Nguyên tắc thực hiện  Chương trình

1.Chương trình Phát triển KT- XH các xã ĐBKK chính là tổ chức thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo đặc thù cho vùng trọng điểm đói nghèo của đất nước. Mục tiêu chương trình là cơ sở tập trung quy tụ thực hiện các chính sách, chương trình, dự án chuyên ngành của các Bộ, ban ngành quản lý. Chương trình đầu tư tập trung, không dàn trải, xác định đúng đối tượng là các xã và thôn, bản khó khăn nhất để đầu tư hỗ trợ, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc.  

2. Nhà nước hỗ trợ, giúp đỡ bằng các chính sách cụ thể, bằng các nguồn lực có thể huy động được một cách hợp lý phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách, cụ thể là: hỗ trợ xây dựng một số cơ sở hạ tầng cơ bản thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất; Hỗ trợ phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo; phát triển giáo dục nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng  đội ngũ cán bộ cơ sở.

3. Phát huy tối đa sự sáng tạo, ý chí tự lực tự cường của toàn thể cộng đồng  và nội lực của các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

4.Thực hiện xuyên suốt nguyên tắc dân chủ dân chủ công khai, minh bạch trong các bước thực hiện chương trình, tăng cường phân cấp cho các cấp cơ sở, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trực tiếp tham gia chương trình.

II. Mục tiêu chương trình.
1. Mục tiêu tổng quát:

 Tạo sự chuyển biến nhanh về trình độ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có thu nhập cao; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã và thôn bản ĐBKK một cách bền vững, giảm tốc độ chênh lệch khoảng cách phát triển giữa các dân tộc và giữa các vùng trong cả nước.

 Đến năm 2010, trên địa bàn cơ bản không còn hộ đói, giảm hộ nghèo xuống còn dưới 30% theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 -2010 (QĐ số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ)
2. Mục tiêu cụ thể: 

2.1 Mục tiêu về phát triển kinh tế: 

a) Phát triển sản xuất

Tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc, tạo sự chuyển dịch rõ rệt cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát huy thế mạnh của từng vùng, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao thu nhập;

· Chỉ  tiêu cần đạt được là:

 Thu nhập bình quân đầu người: 70% số hộ đạt được mức thu nhập bình quân đầu người trên 3,5 triệu đ/năm vào năm 2010;

b) Phát triển cơ sở hạ tầng: 

Các xã có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu phù hợp quy hoạch dân cư và quy hoạch sản xuất đảm bảo phục vụ có hiệu quả nâng cao đời sống và phát triển sản xuất tăng thu nhập.
· Các chỉ tiêu cần  đạt được là :

- 80% xã có đường giao thông cho xe cơ giới từ xe máy trở lên từ trung tâm xã đến tất cả thôn, bản;

- 80% xã có công trình thuỷ lợi đủ năng lực tưới tiêu cho 85% diện tích đất ruộng lúa nước;

- 100% xã có đủ trường học kiên cố, đồng bộ nhà ở giáo viên, công trình phụ trợ cần thiết, trang thiết bị giảng dạy phục vụ học tập cho các cấp THCS và tiểu học; có lớp bán trú ở nơi cần thiết; 100% thôn bản hoặc cụm thôn bản có đủ phòng học lớp tiểu học, lớp mầm non, mẫu giáo

- 80% số thôn bản có điện ở cụm dân cư;

- Giải quyết và đáp ứng yêu cầu cơ bản về nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản hoặc cụm thôn bản cho đồng bào;

- 100% xã có trạm y tế kiên cố đồng bộ các công trình phụ trợ và có đủ  trang thiết bị đảm bảo chữa bệnh thông thường cho nhân dân; 

2.2 Mục tiêu về xã hội

Nâng cao đời sống văn hóa xã hội cho nhân dân ở các xã ĐBKK miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, giảm sự chênh lệnh giữa các dân tộc. 
 Các chỉ tiêu cần đạt được được là :

- Thụ hưởng các dịch vụ: 80% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh,  80% hộ được sử dụng điện sinh hoạt;

- Về y tế chăm sóc sức khoẻ: kiểm soát, ngăn chặn các bệnh dịch nguy hiểm; tăng tỷ lệ hộ có hố xí  hợp vệ sinh lên 50% 

- Về giáo dục: trên 95% số học sinh tiểu học, 75% học sinh THCS trong độ tuổi đến trường và không bỏ học giữa chừng;

- Về hỗ trợ pháp luật: 100% số xã triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý; 95% người dân các xã ĐBKK được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu ;

- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản đã được đào tạo chuẩn hoá theo quy định, đáp ứng yêu cầu. Nâng cao năng lực tham gia quản lý của cộng đồng. 

2.3. Chỉ tiêu giám sát kết quả thực hiện của các Chương trình dự án khác trên địa bàn


Thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, các Bộ, ngành TW, các địa phương đã và đang triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển KT – XH ở trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi,  phối hợp thực hiện lồng ghép đã tạo ra nguồn lực quan trọng để đạt mục tiêu chương trình :

- Về đường giao thông: những xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã thực hiện theo CV số 709/CP- CN ngày 25/5/2004 của Thủ tướng CP chỉ đạo đến 2007 Bộ Giao thông giải quyết xong 219 xã chưa có đường ô tô, trong đó vùng dân tộc và miền núi còn 88 xã.

- Về trường lớp học, cả nước đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện QĐ 159/2002/ QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về QĐ phê duyệt Đề án thực hiện Ch​ương trình kiên cố hoá trư​ờng, lớp học trong đó tập trung chủ yếu cho vùng ĐBKK, về cơ bản đến năm 2006 sẽ hoàn thành.

- Bộ Y tế đang triển khai thực hiện Quyết định số 35/2001/QĐ- TTg ngày 19/3/2001 của Thủ tướng CP về việc phê duyệt  chiến lược chăm sóc sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 – 2010 ;

 - Bộ Công nghiệp đã có Đề án trình Chính phủ với mục tiêu đến 2010 hoàn thành 100% xã có điện.

 - Các Bộ, ngành khác: Nông nghiệp PTNT, Bưu chính Viễn thông, Văn hoá, Thể dục Thể thao…đang tiếp tục thực hiện hướng tới các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và Chiến lược tăng trưởng toàn diện về xoá đói giảm nghèo

     Các chương trình, dự án do các Bộ, ngành thực hiện, về cơ bản đạt được đến năm 2010 sẽ đạt các chỉ tiêu sau:


- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã;

- 100% xã có điện sinh hoạt;

- Cơ bản xoá bỏ nhà tạm dột nát; 

- 100% xã có nhà bưu điện có từ 3 máy điện thoại trở lên; 

- 100% số thôn bản có trạm truyền thanh cơ sở, có truyền hình VTRO (nơi chưa phủ sóng truyền hình)

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống còn dưới 25 – 30% tuỳ theo từng vùng ;

-  Giải quyết cơ bản ổn định Định canh định cư và giải quyết dứt điểm tình trạng di cư tự do, không tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- Về văn hoá thông tin: Đạt 100 % hộ gia đình được nghe đài phát thanh và 70% xem truyền hình thường xuyên; 100% bản/làng/phum/sóc có một số loại  báo, tạp chí...50% thôn (bản/làng/phum/sóc...) đạt tiêu chuẩn làng văn hoá.

III. Phạm vi chương trình.


1. Phạm vi Chương trình
- Chương trình Phát triển KT-XH các xã ĐBKK giai đoạn 2006 – 2010 tiếp tục và kế thừa CT 135 nhưng được phát triển ở tầm cao hơn, toàn diện hơn. Hiện nay, diện đầu tư Chương trình có 2.410 xã, theo Tiêu chí xét xã hoàn thành Chương trình dự kiến sẽ có 850 xã hoàn thành mục tiêu, còn khoảng1600 xã chưa thoát khỏi diện ĐBKK tiếp tục đầu tư. 

- Sau 7 năm thực hiện Chương trình, những xã ĐBKK đã được đầu tư, tuy nhiên còn một số xã KV 2 rất khó khăn CSHT thấp kém, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt những năm qua chưa được đầu tư, hiện nay trình độ phát triển còn rất thấp, những xã này cần được hỗ trợ của Nhà nước. 


- Những xã trước đây là căn cứ cách mạng thời kỳ chống Pháp, điều kiện khó khăn như các xã KV II; Những xã ATK khu vực II, không được đầu tư từ các chương trình dự án khác vì lý do an ninh quốc phòng .

Trên địa bàn các xã KV 2 còn nhiều thôn, buôn, làng, bản, xóm, ấp, phum, sóc (sau đây gọi là thôn bản) ĐBKK (dự kiến 2.500 thôn bản theo số báo cáo của các địa phương năm 2004)

Để thực hiện mục tiêu của chương trình, đối tượng đầu tư của chương trình cần được phủ hết các đối tượng nghèo nhất nhằm tạo ra sự bình đẳng, giảm bớt tốc độ gia tăng chênh lệch phát triển. Các xã chưa hoàn thành mục tiêu CT 135 sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn sau là hoàn toàn phù hợp, tuy nhiên xác định các xã KV 2 thuộc diện ĐBKK, các thôn bản ĐBKK theo tiêu chí mới là rất phức tạp cần có tiêu chí rõ ràng, cụ thể. 

Trước mắt trong năm 2005, xét đưa vào phạm vi chương trình gồm:

Các xã chưa hoàn thành mục tiêu CT 135, dự kiến 1600 xã sẽ được xác định cụ thể trong năm 2005 để đầu tư từ kế hoạch năm 2006 (sau khi các địa phương hoàn thành việc đánh giá phân loại).

Năm 2006, trên cơ sở Quyết định số 393/2005/QĐ-UB của Uỷ ban Dân tộc, ngày 29/8/2005 về việc Quy định Tiêu chí phân định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển vừa ban hành, UBDT hướng dẫn các địa phương tổ chức đánh giá bình xét, lựa chọn dân chủ công khai xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK đảm bảo đúng đối tượng, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với các Bộ ngành TW tổng hợp xem xét trình Thủ tướng quyết định sẽ xét bổ sung vào diện đầu tư đối với các xã KV 2 trước đây và các thôn bản ĐBKK vào kế hoạch năm 2006. Đồng thời xem xét đầu tư đối với các xã được công nhận xã ATK nếu các xã này không có chương trình đầu tư riêng. Theo dự kiến, các loại xã này sẽ bổ sung trong năm 2006 là 250 xã và 2.500 thôn bản.

         UBDT dự kiến số lượng xã, thôn bản ĐBKK phạm vi Chương trình gồm:

- 1850 xã ĐBKK

- 2500 thôn bản ĐBKK thuộc xã KV 2.

Phạm vi Chương trình sẽ được rà soát hàng năm, từ năm 2007 trở đi, hàng năm sẽ xét những xã hoàn thành mục tiêu đưa ra khỏi phạm vi chương trình. 


2. Tiêu chí xác định xã ĐBKK và thôn bản ĐBKK

Thực hiện theo Quyết định số 393/2005/QĐ-UB của Uỷ ban Dân tộc, ngày 29/8/2005 về việc Quy định Tiêu chí phân định vùng dân tộc và miền núi theo trình độ phát triển.
IV. Nhiệm vụ Chương trình 

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch chuyển cơ cấu kinh tế
1.1. Nội dung hoạt động
a) Xây dựng các chương trình sản xuất nhằm chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao năng xuất lao động thay đổi tập quán sản xuất, bao gồm các chương trình sau:

· Chương trình khuyến nông khuyến lâm nhằm nâng cao kỹ năng sản xuất: kỹ năng trồng trọt cây lương thực, cây có giá trị kinh tế cao;

· Chương trình chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao;

· Chương trình phát triển trồng và chăm sóc bảo vệ rừng gắn với thị trường;

· Hỗ trợ gống cây, giống con;

· Khai hoang phát triển tăng diện tích đất sản xuất;

· Trợ giá trợ cước các giống cây con, phân bón, thu mua sản phẩm..
· Phát triển các cơ sở chế biến và bảo quản sau thu hoạch quy mô nhóm hộ
b) Xây dựng các mô hình kinh tế điển hình: kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hợp tác xã…

c) Xây dựng các liên kết năm nhà: nhà doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa học – nhà nước – nhà tín dụng; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn vùng ĐBKK;

d) Hỗ trợ các hộ nghèo các yếu tố đầu vào cho sản xuất, góp phần giảm giá thành sản phẩm đến phát triển khâu chế biến bảo sau thu hoạch và giải quyết tiêu thụ sản phẩm thu mua, bán sản phẩm ra thị trường;

e) Đào tạo, bồi dưỡng lao động: nguồn lao động ở vùng ĐBKK khá dồi dào, nhưng hầu hết chưa qua đào tạo. Một số nơi nhân dân thiếu đất sản xuất, biện pháp tích cực là giải quyết tạo việc làm để người dân có cơ hội tham gia lao động:

- Đào tạo ở các nông lâm trường trồng cây công nghiệp, các công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện…

- Đào tạo nghề cho thanh niên hình thức tập trung ở các cơ sở đào tạo.

1.2 Cơ chế thực hiện

Dự án phát triển sản xuất phân cấp cho địa phương tổ chức thực hiện từ lập dự án, kế hoạch, nội dung, mục tiêu hoạt động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện. Các Bộ, cơ quan trung ương chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát thực hiện.

 a) Đối với cấp xã ĐBKK. Nhà nước hỗ trợ ngân sách cho tỉnh theo mức định mức bình quân để thực hiện các nội dung theo danh mục hoạt động (do Chương trình quy định cụ thể danh mục). Địa phương (tỉnh, huyện) chỉ đạo việc lập quy hoạch sản xuất ở xã, lập dự án phát triển sản xuất, xác định nội dung hoạt động và nhu cầu đầu tư. Căn cứ vốn kế hoạch dự án được duyệt, xác định cơ cấu vốn: nhà nước hỗ trợ, vốn vay tín dụng…tổ chức thực hiện bằng các tiểu dự án  và có địa chỉ cụ thể. Việc lựa chọn nội dung hoạt động tuỳ theo điều kiện của xã, thông qua cấp thôn bản, thực hiện công khai dân chủ, tự lựa chọn mục tiêu và hoạt động cụ thể của từng năm và nhiều năm: trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo, hỗ trợ giống cây, vật nuôi phù hợp.

b) Đối với thôn bản ĐBKK xã khu vực II, dự án giao cho xã quản lý và thực hiện ở thôn bản đúng địa chỉ trong chương trình. Thôn bản là cấp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, xã là cấp giữ vai trò quản lý hành chính nhà nước về mặt hành chính theo pháp luật hiện hành.

1.3. Giải pháp thực hiện bằng dự án phát triển sản xuất và chính sách hỗ trợ

 a) Dự án phát triển sản xuất do UBDT là cơ quan quản lý, UBND các tỉnh thành phố thuọc phạm vi chương trình tổ chức thực hiện, dự án bao gồm các nội dung hoạt động sau :

1) Đào tạo cán bộ khuyến nông thôn bản 

Đào tạo kiến thức cơ bản cho mỗi thôn bản có ít nhất 1 khuyến nông hỗ trợ các hộ trong thôn kỹ năng sản xuất, kinh doanh tiêu thụ sản phẩm, thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên, hàng năm được tập huấn ít nhất 15 ngày. Khuyến nông làm việc tại thôn bản sẽ được trả thù lao thông qua cộng đồng quyết định và được dự án hỗ trợ thời gian 3 năm đầu.

2) Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

 
Mục đích là hỗ trợ là các hộ nghèo, có lao động, có đất nhưng thiếu kiến thức làm ăn, thiếu kỹ thuật sản xuất, điều kiện sản xuất khó khăn, ưu tiên cho các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức và kỹ năng về sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng kế hoạch, bố trí sản xuất hợp lý trên cơ sở áp dụng những tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.  

 Kết quả của hoạt động là truyền thụ cho đồng bào kiến thức và kỹ năng về sản xuất kinh doanh nông lâm, ngư nghiệp, lựa chọn và áp dụng được kỹ thuật và công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương, khả năng đầu tư, cơ sở dịch vụ hỗ trợ của địa phương, nhu cầu của cộng đồng và của thị trường, phương pháp tổ chức sản xuất, chế biến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; 
Dự kiến có 70% số hộ được nâng cao kiến thức từ dự án khuyến nông

3) Xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả 

Xây dựng mô hình sản xuất có hiệu quả thu nhập cao: mô hình trồng các loại cây năng xuất cao, cây dược liệu, cây công nghiệp, mô hình chăn nuôi…  thông qua đó tập huấn và phổ biến diện rộng, Dự kiến mỗi thôn bản có điều kiện sẽ xây dựng một mô hình.

4) Phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản

Nhà nước hỗ trợ vốn đầu tư máy móc, công cụ, hướng dẫn kỹ thuật cho các nhóm hộ trên cơ sở xác định rõ số lượng, chất lượng, chủng loại. UBND xã phải đứng ra đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả máy móc, vật tư kỹ thuật.

Đối tượng hưởng lợi là các đối tượng: nhóm hộ, thôn bản có sản phẩm nhưng đang khó khăn về bảo quản chế biến, nhưng phải có năng lực quản lý và sử dụng các máy móc kỹ thuật.

5) Phát triển sản xuất: phát triển kinh tế rừng, trồng cây có năng xuất cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm có giá trị 

Nhà nước hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật để phát triển trồng trọt những loại cây có năng xuất cao, có giá trị hàng hoá như cây ăn quả, cây dược liệu, cây công nghiệp ở những vùng diện tích lớn có tiềm năng phát triển, ở khu rừng có điều kiện tự nhiên phù hợp nhưng thiếu vốn đầu tư, thiếu kỹ thuật. Hỗ trợ chăn nuôi đàn gia súc gia cầm có giá trị năng xuất cao ở vùng có nhiều tiềm năng như chăn nuôi đàn bò, đàn dê…

Đối tượng được hưởng là những hộ gia đình nghèo thiếu vốn sản xuất, có thể theo quy mô hộ hoặc trang trại.

b) Thực hiện bằng các chính sách hỗ trợ hộ

- Trên cơ sở đổi mới, tiếp tục thực hiện chính sách trợ giá trợ cước: hỗ trợ giống cây, giống con có năng xuất cao, hỗ trợ một số vật tư cho sản xuất: dụng cụ sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón. Hỗ trợ giá đầu vào nguyên liệu sản xuất, trợ giá sản phẩm bán ra ;

- Tiếp tục thực hiện hỗ trợ trợ tín dụng cho người nghèo vay vốn sản xuất ;

- Hỗ trợ các dịch vụ: thuỷ lợi, điện sản xuất…

- Bổ sung sửa đổi chính sách về quyền hưởng lợi, nghiã vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp theo QĐ số 178/2001/QĐ - TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo người dân có thể tự sống bằng chính nghề rừng và vươn lên thoát nghèo, phát triển bằng nghề rừng ;

- Chính sách hỗ trợ kinh phí cho các Nông, Lâm trường đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc gắn hiệu quả đào tạo với kinh phí hỗ trợ. Có chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế nhận người lao động hợp đồng dài hạn (trên 6 tháng);

- Chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế thu mua tiêu thụ sản phẩm, chính sách ưu đãi các Nhà liên kết với dân;

Đối tượng là các hộ nghèo, hộ có điều kiện khó khăn.
1.4  Vốn đầu tư phát triển sản xuất
Nhà nước hỗ trợ bình quân mỗi xã ĐBKK: 200 triệu/năm/xã, mỗi thôn bản ĐBKK xã KV II: 30 triệu/thôn/năm.

Tổng vốn thực hiện PTSX: 1850 xã, 2500 thôn : 2.225 tỷ

2. Phát triển cơ sở hạ tầng 

2.1 Quy hoạch CSHT

Các xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK dân cư sống phân tán, cần phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng gắn với quy hoạch sắp xếp dân cư, quy hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện từng vùng, theo hướng thôn bản ở một số vùng khu vực miền núi cao phía Bắc có từ 30 hộ trở lên, các vùng khác quy mô số dân theo quy định của Bộ Nội vụ. Nhà nước chỉ hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT thiết yếu cho những thôn bản, dân cư sống tập trung như đã nêu trên. Những xã tương lai có thể hình thành những trung tâm của tiểu vùng cần phải quy hoạch những công trình có quy mô phù hợp với tầm của cụm xã: chợ, trường nội trú, đầu mối thuỷ lợi, khuyến nông khuyến lâm…

2.2 Nội dung xây dựng  các công trình thiết yếu ở xã

a) Bối cảnh chung 
Hiện nay, trên địa bàn các xã thuộc CT 135 còn nhiều xã rất thiếu các công trình hạ tầng cơ bản: đường ô tô đến trung tâm xã, điện lưới Quốc gia, điện thoại, trường học, thuỷ lợi... Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung giải quyết đến 2010 đảm bảo các xã trên có đủ công trình cơ bản. 

  Tuy nhiên, các Bộ ngành trên chủ yếu thực hiện những công trình trọng điểm, quy mô lớn, có tính động lực và thường ở khu vực trung tâm. Những công trình có tính đặc thù, công trình nhỏ quy mô thôn bản, công trình không xếp tiêu chuẩn, cấp độ…chưa phân công cụ thể, trong khi các địa phương đều rất khó khăn về nguồn lực. Vì vậy, Chương trình sẽ tập trung giải quyết những công trình hạ tầng thiết yếu trong phạm vi của xã, thôn bản.


b) Đối tượng công trình đầu tư ở xã ĐBKK

· Làm đường dân sinh từ thôn bản đến trung tâm xã và liên thôn theo mức  mức hỗ công khai của nhà nước để cộng đồng tự làm. Nâng cấp đường giao thông đến trung tâm xã hiện có đã bị hư hỏng, xuống cấp (ở nơi cần thiết) ;
· Xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ: phai đập, kênh mương cấp 1, cấp 2, trạm bơm nhỏ, kiên cố hoá các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và kết hợp cấp nước sinh hoạt;
· Làm hệ thống điện hạ thế đến thôn bản; ở nơi chưa có điện lưới làm các dạng năng lượng khác (nếu có điều kiện);
· Xây dựng: các nhà ở bán trú và công trình phụ trợ phục vụ học sinh bán trú ở những nơi cần thiết cho các trường tiểu học và trung học cơ sở tại trung tâm xã.
· Xây dựng khu phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại xã, thôn bản hoặc cụm thôn bản có đủ trang bị cần thiết tuỳ theo tập quán từng dân tộc: sân chơi, nhà Rông, nhà hoả táng (dân tộc Khơmer), nhà văn hoá... 
· Xây dựng trạm xá kiên cố, nâng cấp trạm xá đã xuống cấp có đủ trang thiết bị cần thiết theo tiêu chuẩn.
· Xây dựng chợ hoặc cửa hàng thương mại mua bán mặt hàng thiết yếu tại những nơi có nhu cầu.
· Xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tại các khu dân cư sống tập trung ;
· Những xã quy hoạch đặt TTCX xây dựng trung tâm khuyến nông cụm xã làm nơi phổ biến, bồi dưỡng kiến thức sản xuất; nâng cao quy mô một số công trình của xã: Chợ, trường THCS  nội trú cho phù hợp nhu cầu sử dụng của cụm xã.

2.3.  Nội dung xây dựng các công trình thiết yếu ở thôn bản ĐBKK xã KV2

· Làm đường dân sinh từ thôn bản đến trung tâm xã với quy mô phù hợp khả năng nguồn vốn huy động trên cơ sở công khai định mức hỗ trợ của Nhà nước;

· Xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ: phai đập, kênh mương cấp 1 cấp 2, trạm bơm, kiên cố hoá các công trình thuỷ lợi, phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp và kết hợp cấp nước sinh hoạt ;
· Làm hệ thống điện hạ thế đến thôn bản; ở nơi chưa có điện lưới làm các dạng năng lượng khác nếu điều kiện cho phép;
· Xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng;
· Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn bản (tuỳ theo phong tục tập quán) ở nơi cần thiết;
Trên đây là danh mục công trình được thực hiện trong chương trình, tuỳ theo điều kiện của từng xã, từng thôn bản và điều kiện vốn đầu tư để lựa chọn những công trình ưu tiên phù hợp với xã, thôn, bản.
2.4. Vốn đầu tư phát triển hạ tầng:

Việc tính toán nhu cầu đầu tư CSHT của xã, thôn bản rất khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải tính toán trên cơ sở khoa học; nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi vốn nhà nước còn hạn hẹp, vì vậy việc tính toán nhu cầu đầu tư thiếu ý nghĩa thực tiễn. Nguyên tắc chỉ đạo của Chương trình là hỗ trợ, qua kinh nghiệm thực hiện CT 135 đã cho thấy Nhà nước xác định mức hỗ trợ hàng năm, căn cứ điều kiện cụ thể nhu cầu vốn hỗ trợ và sự huy động, địa phương tự chọn mục tiêu, vì vậy việc xác định mức hỗ trợ bình quân cho các xã và thôn bản là một cách lựa chọn hợp lý. Chương trình hỗ trợ từ NSTW bình quân mỗi xã 700 triệu/năm, mỗi thôn bản ĐBKK xã KV II 100 triệu/năm, những xã có TTCX xây dựng dở dang có hiệu quả được xây dựng tiếp, đầu tư thêm mỗi TTCX 2 tỷ trong 2 năm. Trong thời gian thực hiện chương trình, đời sống đồng bào còn rất khó khăn chưa có điều kiện để đóng góp nhiều vào duy tu công trình, cần có sự hỗ trợ; vốn duy tu bảo dưỡng tính 2% vốn đầu tư ban đầu mỗi năm.
 và tính trong 5 năm đến kết thúc chương trình. Sau khi chương trình hoàn thành việc duy tu sẽ do xã tổ chức huy động nguồn lực trong dân thực hiện.  

 Vốn đầu tư :1.850 xã x 700 tr x 5 năm                          6.475 tỷ

                                         2.500 thôn bản x 150 x 5  =  1.875 tỷ





200 TTCX  x2 tỷ                    400 tỷ



Vốn duy tu bảo dưỡng                                875 tỷ



Tổng cộng:                                                 9.625 tỷ

2.5. Giải pháp thực hiện

2.5.1 Cơ chế vận hành 

a) Đối với các xã ĐBKK

 Phát triển cơ sở hạ tầng được thực hiện bằng dự án đầu tư xây dựng, cơ chế thực hiện về nguyên tắc chung tuân theo Luật Xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết các công trình có quy mô đơn giản, vốn đầu tư không lớn nên tuỳ theo điều kiện thực tế, chủ yếu dự án giao cho  cấp xã quản lý vì vậy cơ chế quản lý theo hướng đơn giản, dễ thực hiện.

b) Đối với thôn bản ĐBKK xã khu vực II.

 Dự án phát triển hạ tầng giao cho xã là cấp hành chính theo quy định của pháp luật quản lý, được thực hiện ở đúng địa chỉ thôn bản trong chương trình.

c) Đối với TTCX có hiệu quả nhưng chưa hoàn thành, sẽ được tiếp tục đầu tư: TW hỗ trợ vốn giao cho địa phương thực hiện hoàn thành trong 2 năm 2006 - 2007.

2.5.2 Giải pháp thực hiện dự án phát triển CSHT:

- Dự án do UBDT là cơ quan quản lý, UBND các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi chương trình tổ chức thực hiện.

- Rà soát điều chỉnh quy hoạch phù hợp bố trí dân cư và phát triển sản xuất ở xã và thôn bản;

- Đổi mới cơ chế quản lý theo hướng tăng cường vai trò cấp xã, vai trò của người dân, cơ chế rõ ràng, minh bạch. Một số công trình sẽ xác định suất đầu tư với quy mô phù hợp khoán cho cộng đồng thực hiện: đường giao thông thôn bản
, nhà sinh hoạt cộng đồng, kênh mương cấp 1, cấp 2… 

-Thành lập Quỹ phát triển cộng đồng hoặc Quỹ đầu tư xã do UBND xã quản lý có đại diện các thôn bản tham gia nhằm: Nhận quản lý các khoản vốn hỗ trợ của Nhà nước về duy tu bảo dưỡng công trình, vốn đóng góp vốn của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng xã, đại diện cho cộng đồng tham gia với chính quyền xã vào các khâu lập kế hoạch xây dựng, quyết định các hoạt động đầu tư và duy tu bảo trì công trình ở xã, thôn bản, giám sát các hoạt động xây dựng, quản lý giám sát đầu tư trên địa bàn theo QĐ 80/2005/QĐ - TTg ngày 18/4/2005 và giám sát vốn của Quỹ PTCĐ, Quỹ PTCĐ có thể đồng thời cũng là Ban GS xã. 

- Tổ chức truyền thông phổ biến thông tin về hoạt động xây dựng: kế hoạch, tiền vốn, tiến độ… trên địa bàn xã, thôn bản

- Thành lập tổ chức hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ ở các cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện, tỉnh để hỗ trợ cấp xã quản lý đầu tư;
- Nâng cao năng lực của cán bộ cơ sở và cộng đồng.

3.  Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và năng lực của cộng đồng.

3.1. Mục tiêu


Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở xã, thôn bản theo tiêu chuẩn chức danh, trang bị, bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn xã, thôn, bản. Nâng cao năng lực của cộng đồng về mọi mặt, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia, giám sát có hiệu quả đối với công tác quản lý trên địa bàn.  

3.2. Đối tượng


Đối tượng đào tạo bao gồm: cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Chính quyền (HĐND, UBND), Đoàn thể (các Tổ chức CTXH), cán bộ chuyên môn nghiệp vụ có liên quan cấp xã, Trưởng thôn bản, Ban giám sát xã và đào tạo nâng cao năng lực của cộng đồng

3.3 Nội dung đào tạo

a) Đối với cán bộ chủ chốt của Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các Tổ chức chính trị xã hội:


- Bồi dưỡng nâng cao tri thức và kỹ năng tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ;

- Nâng cao năng lực tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình dự án thuộc CT 135


-Trang bị kiến thức về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo cấp xã có thể làm chủ đầu tư công trình hạ tầng ở xã ;


- Bồi dưỡng kiến thức và cách thức tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các dự án ở xã.


b) Đối với các chức danh chuyên môn liên quan  thuộc UBND xã


- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu 100% cán bộ chuyên môn phải nắm vững nghiệp vụ cơ bản thuộc lĩnh vực được đảm nhận..


c) Đối với cán bộ thôn bản: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành xã hội tại thôn bản, biết cách giải quyết những vấn đề về hành chính trong cộng đồng thôn bản và kiến thức về giám sát đầu tư, lập kế hoạch sản xuất, xây dựng cách thức tuyên truyền và tổ chức nhân dân tham gia các quá trình xây dựng, nghiệm thu và sử dụng các công trình của cộng đồng;
(d) Đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng để có thể thực hiện tốt Quy định về giám sát cộng đồng tại QĐ số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung tập trung vào đào tạo: 
 - Tham gia có hiệu quả việc lập kế hoạch xây dựng công trình và chương trình sản xuất tại thôn bản và xã;

- Giám sát đầu tư xây dựng, các dự án phát triển sản xuất ;

- Giám sát các hoạt động: quy hoạch và sử dụng đất đai; vệ sinh, môi trường, chặt phá rừng, các hoạt động liên quan an ninh chính trị của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã, thôn;

- Nâng cao năng lực quản lý kinh tế hộ gia đình, thay đổi tập quán sinh hoạt phù hợp;

- Nâng cao hiểu biết pháp luật Nhà nước của cộng đồng

e) Đào tạo cho thanh niên từ 16 – 25 tuổi học nghề tại các trường, cơ sở dạy nghề do tỉnh quyết định. Đào tạo cho thanh niên có đủ tiêu chuẩn lao động, làm việc tại các nông lâm trường, công trường và xuất khẩu. Ưu tiên hộ thiếu đất sản xuất, hộ nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số. Thời gian đào tạo ít nhất 45 ngày.
Cơ chế thực hiện và mức kinh phí hỗ trợ cho đào tạo nghề và đào tạo khuyến nông áp dụng theo QĐ 81/2005/QĐ - TTg ngày 19/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về dạy nghề cho thanh niên nông thôn

- Dự kiến kết quả: mỗi xã có từ 70% trở lên số người trong độ tuổi lao động 16 - 25, trong đó ít nhất mỗi hộ có một người trong độ tuổi trên đã được đào tạo tập huấn kỹ năng sản xuất, đào tạo nghề từ 45 ngày trở lên trong 5 năm. Trên 90% số lao động trong độ tuổi từ 17 đến 55 có việc làm thường xuyên trong năm.

3.3 Vốn nâng cao năng lực:
Bình quân mỗi xã không quá 50 triệu một năm, mỗi thôn bản ĐBKK xã KV 2 là 5 triệu năm để thực hiện các nội dung trên (bao gồm cả kinh phí cho tor chức hỗ trợ quản lý đầu tư cấp huyện và tỉnh).
Tổng số kinh phí
 cho chương trình là  525 tỷ 

3.4 Giải pháp.

 a) Tổ chức thực hiện phân công rõ ràng gắn với trách nhiệm cụ thể

 Do mục tiêu đào tạo gồm nhiều lĩnh vực trên cùng một địa bàn cùng chung đối tượng; phân công các cơ quan thực hiện theo nội dung chuyên ngành, mỗi một nội dung đào tạo chỉ do một cơ quan thực hiện và chịu trách nhiệm. Cơ quan đầu mối giúp tỉnh chỉ đạo là Ban Dân tộc tỉnh. 

Đối với đào tạo các đối tượng cán bộ cấp xã, việc đào tạo thực hiện theo QĐ số 03/2004/QĐ - TTg ngày 7/1/2004 của Thủ tướng Chính phủ và do các ban, ngành chuyên môn (sở Nội vụ, Trường Đảng…) của tỉnh thực hiện. Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan phối hợp, chịu trách nhiệm về đối tượng đào tạo và theo dõi giám sát. Uỷ ban Dân tộc chủ trì nội dung giáo trình bồi dưỡng về chính sách dân tộc về quản lý điều hành  tổ chức giám sát và một số nội dung cơ bản của dự án này.

Chương trình sẽ tập trung đào tạo đối tượng là cán bộ thôn bản, Ban giám sát xã và đào tạo cộng đồng 

b) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bằng dự án đào tạo cán bộ cơ sở và công đồng kết hợp xây dựng các chính sách. 

Dự án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cộng đồng do Uỷ ban Dân tộc là cơ quan quản lý, cơ quan thực hiện là uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc chương trình. Những khóa đào tạo, tập huấn cán bộ tập trung và ngắn hạn, UBND tỉnh có chính sách khuyến khích về chế độ cho người đi học và giảm thiểu tối đa ngân sách cấp xã phải thanh tóan chi phí cho cán bộ đi học 

c) Các giải pháp khác

- Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các ngành kiện toàn, củng cố các cơ sở đào tạo, nâng cao năng lực đào tạo bồi dưỡng của các trường chính trị tỉnh, huyện, các cơ sở đào tạo của các ngành thuộc trung ương và địa phương trên khu vực và địa bàn.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của các cơ sở đào tạo cán bộ;

- Tổ chức điều tra, thống kê, phân tích đánh giá thực trạng cán bộ để có kế hoạch đào tạo sát thực ;

- Tài liệu đào tạo đơn giản, chú trọng thực hành;

- Đối với cộng đồng: mỗi thôn bản có một đại diện được đào tạo ngắn hạn về chương trình và các thông tin cần thiết khác trong địa bàn xã: quy hoạch đất đai, chương trình dự án, cách lập kế hoạch, giám sát vốn về XĐGN, các chính sách chủ yếu của Nhà nước: khám chữa bệnh, vay vốn… để tuyên truyền trong dân; tổ chức thông tin tuyên truyền dưới nhiều hình thức: in tờ rơi, truyền thanh thôn bản…

4. Hỗ trợ các dịch vụ xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân 

4.1.Mục tiêu 

Cải thiện môi trường sống, tăng khả năng tiếp cận của người dân tới các dịch vụ xã hội cơ bản, đồng thời nâng cao dân trí, nâng cao nhận thức pháp luật, giảm khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc.

Cải thiện môi trường sống của đồng bào cần tập trung vào các vấn đề bức xúc nhất là: nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, pháp luật…

4.2 Nội dung hoạt động

- Tiếp tục chương trình hỗ trợ giúp giải quyết nhà ở, đất ở cho các hộ nghèo còn khó khăn khi theo QĐ 134 kết thúc;

- Hỗ trợ giải quyết cơ bản vấn đề nước sinh hoạt và tăng dần tỷ lệ hộ dùng nước sạch cho các hộ nghèo khi QĐ 134 kết thúc;

- Hỗ trợ những vấn đề khó khăn bức xúc hiện nay về vệ sinh môi trường của hộ, to các môi trường sống dân cư hợp vệ sinh phù hợp với đặc điểm sinh thái của từng vùng/khu vực nhẵm giảm thiểu tác hại của môi trường sinh hoạt đến sức khỏe của nhân dân, cụ thể là:
· Hỗ trợ xi măng, tấm lợp cho các hộ gia đình DTTS xây dựng hố xí, hố rác hợp vệ sinh và di chuyển chuồng gia súc cách xa nhà 

· Hỗ trợ thôn/bản xây dựng nhân các mô hình khu dân cư hợp vệ sinh (hố xí, hộ rác, chuông gia súc) phù hợp với môi trường sinh thái

- Hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng bằng các chính sách ưu đãi cán bộ y tế xã làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản;

· Có chính sách ưu đãi cán bộ y tế cho các xã tại thôn bản ;
· Có kế hoạch và tiến hành đào tạo cán bộ y tế của các xã ĐBKK, kể cả y tế thôn bản theo cách tiếp cận phù hợp nhu cầu của địa phương, với văn hóa dân tộc. Có chính sách ưu tiên tuyển dụng cán bộ y tế tại chỗ hoặc cán bộ biết tiếng dân tộc;

· Hỗ trợ tăng cường đội y tế lưu động cho các xã nhằm cung ứng dịch vụ kịp thời hàng tháng, nhất là chăm sóc sức khỏe trẻ em;

· Tăng thêm nguồn tài chính y tế cho các xã ĐBKK để có thể trang trải cho chi phí y tế cao ở các xã ĐBKK do những điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán đã ảnh hưởng tới chất lượng và khả năng chăm sóc sức khỏe nhân dân.;
· Sửa đổi bổ sung chính sách khám chữa bệnh theo QĐ 139 áp dụng riêng cho các xã ĐBKK, tăng định mức trợ cấp tiền thuốc cho đồng bào các xã ĐBKK, trợ cấp kinh phí đi lại đến nơi khám chữa bệnh; cần cải thiện quy trình duyệt kinh phí và cấp phát thuốc, tăng thời hạn sử dụng của thẻ khám chữa bệnh lên 2 - 3 năm nhằm đảm bảo hiệu quả khám chữa bệnh.
- Hỗ trợ đồng bào dân tộc các xã ĐBKK về văn hoá thông tin 
· Xây dựng các Mô hình “thôn bản văn hóa”, “gia đình văn hóa” phù hợp văn hóa dân tộc và địa bàn cư trú
· Hỗ trợ các hoạt động thể dục thể thao: sân chơi, dụng cụ, tăng cường các hội thao thể thao khu vực 

· Hỗ trợ đầu tư xây lắp các trạm truyền thanh cơ sở, truyền hình VTRO (nơi chưa phủ sóng truyền hình)

· Tiếp tục thực hiện và tăng kinh phí cho thực hiện chương trình 1637 (cấp không báo, tạp chí...) xuống thôn/bản.

- Hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục nâng cao dân trí

· Tăng cường và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ là người dân tộc thiểu số ở các cấp, đặc biệt là giáo dục mầm non giúp cho trẻ em DTTS  làm quen tiếng Việt trước khi đi học tiểu học 
· Hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên dân tộc cho trường mẫu giáo, tiểu học các xã ĐBKK, có chế độ đãi ngộ với giáo viên mẫu giáo thôn bản đỡ gánh nặng cho các bậc phụ huynh nghèo
· Rà xoát đối tượng người dân tộc 15-24 tuổi, đặc biệt là phụ nữ chưa biết đọc biết viết để mở các lớp linh hoạt xóa mù chữ 

· Hỗ trợ giáo viên dân tộc thực hiện xóa mù chữ cho người dân tộc theo từng mức tùy vào điều kiện của từng địa phương 
· Rà soát các xã cần có trường bán trú dân nuôi, hỗ trợ mức kinh phí bằng 2/3 học sinh nội trú của huyện nhằm đảm bảo mọi học sinh ở xa trường đều có thể ở lại trường. Mô hình này áp dụng cho những xã ĐBKK về  điều kiện địa lý, đặc biệt cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhằm tạo điều kiện cho các em ở xa trường có thể ổn định và yên tâm học tập để hoàn thành bậc học.
- Hỗ trợ về pháp lý 

· Miễn phí tư vấn pháp luật; đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân khi có vụ việc trước Toà án; kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết vụ việc phù hợp với pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân:
·  Triển khai đa dạng các phương thức trợ giúp pháp lý tại các xã, thôn, bản nhằm hỗ trợ pháp lý tại chỗ cho người dân: thành lập các Tổ, Chi nhánh, Điểm, Câu lạc bộ, Hòm thư trợ giúp pháp lý…., trong đó chú trọng mở rộng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý là cán bộ tư pháp xã, các tổ viên tổ hoà giải, các luật gia cư trú, công tác tại địa bàn, chú trọng cộng tác viên là người dân tộc và cộng tác với các trưởng thôn, trưởng bản để tư vấn pháp luật và giải quyết vụ việc đơn giản tại cộng đồng.
·  Thực hiện rộng rãi các chương trình tư vấn, giải đáp pháp luật trên báo, đài phát thanh, truyền hình, loa phát thanh xã, thu băng casset…. và dịch ra tiếng dân tộc địa phương.
·  Thường xuyên thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động, đưa các chuyên viên, cộng tác viên, luật sư về trợ giúp tại các thôn, xã để giải thích và hướng dẫn pháp luật cho đồng bào dân tộc.
· Hoàn thiện thể chế về trợ giúp pháp lý tạo, kiện toàn hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý và đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý tại cơ sở.
·  Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, đặc biệt là là cán bộ tư pháp cấp xã và hoà giải viên cơ sở theo quy mô toàn quốc, khu vực hoặc bồi dưỡng theo các chuyên đề chuyên sâu phù hợp với nhu cầu hỗ trợ pháp luật của từng địa phương..
· Phát hành và cung cấp miễn phí tờ gấp pháp luật, cẩm nang pháp luật và các tài liệu pháp luật khác có nội dung giải đáp pháp luật thông qua các tình huống gần gũi, phổ biến trong cuộc sống thường ngày của người dân, chú trọng các quy định pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người dân tộc, các ưu đãi của Nhà nước nhằm giúp họ vươn lên thoát nghèo
4.3 Đối tượng

Đối tượng thụ hưởng là các xã, thôn bản ĐBKK thuộc Chương trình. Đối với một số chính sách hỗ trợ cho hộ, đối tượng là những hộ nghèo. 
4.4 Nhu cầu vốn 

Để giải quyết khó khăn  bức xúc, nâng cao đời sống văn hóa xã hội của  các xã ĐBKK, dân tộc thỉếu số, đòi hỏi phải có sự sự nỗ lực phối hợp đồng bộ, triệt để của tất cả các Bộ, ngành thông qua các chương trình/chính sách quốc gia cũng như các chương trình/chính sách đặc thù (Chương trình 135, QĐ 134, 168, 186…). Nhiều giải pháp nêu trên chỉ có thể được thực hiện qua việc lồng ghép với các chương trình quốc gia của các ngành đặc biệt là về y tế, giáo dục, nước sạch…

Chương trình chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu hỗ trợ các đối tượng hộ bằng các chính sách với nội dung sau:

- Hỗ trợ lương giáo viên mầm non thôn bản đối với giáo viên mầm non không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước

- Hỗ trợ kinh phí cho học sinh học bán trú cho đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số đang theo học tại trường;

- Hỗ trợ cấp phát vật liệu: xi măng, tấm lợp, thép làm nhà vệ sinh và di chuyển chuồng trại ra khỏi nơi ở của một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bình quân mỗi xã 50 triệu/năm, mỗi thôn bản ĐBKK thuộc xã KV 2 mỗi thôn bản 5 triệu/năm. Tổng số vốn cho 1850 xã, 2500 thôn bản:  525  tỷ

4.5 Giải pháp thực hiện:  bằng xây dựng các chính sách hỗ trợ
 V. vốn đầu tư thực hiện Chương trình 

 1. Tổng vốn đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho chương trình  (dự kiến):
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	STT
	     Nội dung
	Vốn đầu tư

  ( tỷ đồng)
	 Tỷ lệ 

 ( %)
	 Ghi chú

	1
	        PTSX
	 2.225
	17,18
	Dự án

	2
	   Phát triển Hạ tầng
	  8.750
	67,56
	Dự án

	3
	   (Duy tu bảo dưỡng)
	   875
	6,75
	Chính sách

	4
	     Đào tạo
	   525
	4,05
	Dự án

	5
	Hỗ trợ đời sống
	   525
	4,05
	Chính sách

	6
	Quản lý giám sát các cấp
	   50
	0,38
	

	
	               Tổng
	 12.950 tỷ
	100
	



Nhu cầu vốn đầu tư trên chưa kể đến vốn các chương trình, các chính sách khác thực hiện lồng ghép trên địa bàn và chỉ là mức dự kiến với mức tối thiểu và cũng chưa tính đến sự biến động trong quá trình thực hiện đưa ra các xã đã hoàn thành mục tiêu sớm, đưa vào diện mới hoặc các nguồn tài trợ tăng thêm.

2. Cơ cấu nguồn vốn chương trình

  2.1 Vốn Đầu tư của 4 nhiệm vụ .

- Vốn TW                                                                                           75% 

- Vèn §P                                                                                            10%

- Vốn nhân dân tại chỗ đóng góp                                                       5%

- Vốn QT hỗ trợ                                                                                 10%

  2.2 Vốn duy tu bảo dưỡng 

- Vốn TW ( bao gồm cả vốn QT hỗ trợ ngân sách)                           50% 

- Vèn §P                                                                                            25%

- Vốn nhân dân tại chỗ đóng góp và vốn huy động khác                   25%

3. Cơ chế phân bổ vốn đầu tư

 3.1.Nguyên tắc phân bổ nguồn lực : 

- Nguồn lực phải được phân bổ theo tiêu chí rõ rõ ràng, minh bạch và công khai và không dàn trải; 

- Phù hợp với điều kiện thực tế về mức độ khó khăn (xa trung tâm, suất đầu tư lớn), tỷ trọng các nhiệm vụ (mức độ thiếu CSHT hay phát triển sản xuất...)số thôn bản trong xã, quy mô dân số, tỷ lệ nghèo đói, khả năng nguồn lực của địa phương để phát huy nhanh hiệu quả. 

3.2 Trung ương phân bổ cho địa phương

Nguồn vốn trung ương phân bổ vốn cho các tỉnh trên cơ sở số lượng xã, thôn bản theo định mức chung; các tỉnh phân bổ vốn cho xã theo nguyên tắc không bình quân, dựa vào điều kiện của từng xã: Vị trí địa lý, diện tích, số dân, tỷ lệ hộ nghèo...để phân bổ theo định mức từng năm. Phương án này đã thực hiện trong CT 135 những năm qua, nó bộc lộ những tồn tại cơ bản là mang tính bình quân, chưa căn cứ vào điều kiện khó khăn thực tế: diện tích, số dân, xa trung tâm, điều kiện địa hình, nhu cầu đầu tư...tuy nhiên dễ cho các cơ quan quản lý. Nhược điểm tính bình quân của phương án này trên thực tế đã được Nhà nước bổ sung các chính sách theo vùng riêng: các QĐ 168. 173, 186, QĐ 120, 174...

3.3 Địa phương phân bổ cho các xã

Địa phương phân bổ cho xã theo nguyên tắc căn cứ các mức độ khó khăn, không bình quân, chia thành các nhóm xã dựa vào:


Phân bổ vốn Dự án phát triển CSHT căn cứ vào:

· Mức độ thiếu các công trình hạ tầng, nhu cầu đầu tư CSHT

· Số thôn bản (liên quan đến diện tích, số dân…)

· Xa trung tâm


Phân bổ vốn các dự án còn lại căn cứ vào:

· Số dân của xã

· Quy hoạch phát triển sản xuất của xã

    Việc phân bổ vốn đầu tư sẽ được thiết kế cụ thể khi hướng dẫn thực hiện.

 VI. Các giải pháp thực hiện chương trình
Chương trình có 4 nhiệm vụ chủ yếu, mỗi nhiệm vụ có nội dung hoạt động khác nhau và từng nhiệm vụ đã có các giải pháp thực hiện. Để thực hiện thành công chương trình cần có giải pháp thực hiện chính sau:
 1. Giải pháp về huy động nguồn lực cho chương trình
1.1 Nhà nước

 Nhà nước đảm bảo đủ mức vốn  hỗ trợ cho chương trình và đảm bảo ổn định nguồn vốn hỗ trợ từ NSNN hàng năm, đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chính sách để giúp đỡ, hỗ trợ. Ban hành những chính sách nhằm khuyến khích đầu tư vào vùng các xã ĐBKK đồng thời tìm các nguồn vốn Quốc tế đầu tư cho chương trình. Phân công các cơ quan và các doanh nghiệp Nhà nước tham gia giúp đỡ các xã nghèo, huyện nghèo.

1.2 Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức Chính trị xã hội, các tổ chức xã hội khác vận động xã hội giúp đỡ Quyên góp vốn và tài sản khác; Hỗ trợ giúp bằng các hình thức.
1.3. Tổ chức huy động nội lực trong  nhân dân tham gia:

Tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà cộng đồng, các công trình phục vụ cộng đồng. Giúp các hộ nghèo giải quyết khó khăn trong cuộc sống, làm nhà ở, đất sản xuất, kiến thức làm ăn…Quản lý sử dụng và tham gia đóng góp bảo trì các công trình hạ tầng đã xây dựng đảm bảo bền vững .

2. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ lồng ghép với các nhiệm vụ của Chương trình

Trên địa bàn vùng dân tộc miền núi có nhiều chính sách đang thực hiện, nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả nâng cao đời sống nhân dân, tuy nhiên, cũng còn một số chính sách ban hành đã lâu đến nay không phù hợp, một số chính sách mang tính hỗ trợ bình quân không phân biệt hộ giàu nghèo, có chính sách chưa phù hợp. Để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu chương trình cần:

 - Tiếp tục thực hiện các chính sách đã có đang phát huy hiệu quả: chính sách đất đai, chính sách thuế, giao khoán rừng, tín dụng…

- Rà soát, sửa đổi các chính sách trong thực tiễn không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp hoặc chỉ phù hợp với từng vùng như trợ giá, trợ cước, hỗ trợ Dân tộc thiểu số ĐBKK, khám chữa bệnh cho người nghèo, cử tuyển....

- Bổ sung một số chính sách mới đặc thù trên địa bàn: chính sách về đào tạo cán bộ dân tộc tại chỗ, mô hình trường bán trú dân nuôi, chính sách về nâng cao đời sống, tiếp cận các dịch vụ: điện, nước, báo chí, thông tin…

-  Để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển CSHT: ưu tiên giải quyết các  88 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã và 313 xã chưa có điện đòi hỏi vốn đầu tư lớn đã có trong đề án của các Bộ, ngành.

- Hiện nay có nhiều chương trình dự án cùng thực hiện trên địa bàn, song việc lồng ghép gặp nhiều khó khăn do các dự án có cơ chế khác nhau, muốn lồng ghép cần có sự thống nhất cơ chế quản lý. 

3.  Tăng cường công tác truyền thông

Tuyên truyền vận động các cấp địa phương và cộng đồng, phát huy tự lực tự cường, tích cực tham gia xây dựng chương trình, sử dụng có hiệu quả hỗ trợ của nhà nước vươn lên thoát nghèo  

 4. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá 
Hiện nay, các chương trình quốc gia được triển khai rộng khắp trên cả nước, song vùng ĐBKK vẫn tụt hậu. Chưa có một hệ thống giám sát đánh giá cung cấp những thông tin dữ liệu đáng tin cậy về vùng ĐBKK giúp cho các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra được những quyết định phù hợp nhất. Do vậy, chương trình đặt ra là cần phải có chính sách xây dựng hệ thống giám sát đánh giá các tác động xã hội đối với khu vực ĐBKK

 Để đánh giá chính xác toàn diện việc thực hiện chương trình phải đổi mới,  công tác kiểm tra đánh giá và giám sát. Có cơ chế kiểm tra giám sát rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia giám sát; có các chỉ số đánh giá giám sát cụ thể định lượng, công tác báo cáo thống kê kịp thời và đầy đủ, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực báo cáo. Gắn trách nhiệm cụ thể của các cấp quản lý, với hiệu quả thực hiện Công tác kiểm tra giám sát: hệ thống kiểm tra giám sát:
Các giải pháp  thực hiện là:

1) Xây dựng cơ sở dữ liệu ban đầu làm cơ sở so sánh đánh giá hàng năm và khi kết thúc chương trình

        2) Xây dựng hệ thống chỉ tiêu cho theo dõi, giám sát và đánh giá đồng bộ và phù hợp ở cả 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện và xã, 


3) Xây dựng cơ chế giám sát đánh giá bao gồm đánh giá của cơ quan Nhà nước thường xuyên, theo định kỳ; giám sát của các tổ chức, đoàn thể xã hội, của Quốc hội, HĐND; xây dựng cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, định kỳ đánh giá… Gắn kết quả thực hiện qua đánh giá với việc thưởng phạt cụ thể, khuyến khích tăng định mức cấp vốn những xã làm tốt có hiệu quả để sớm về đích. Giảm mức vốn đầu tư để chấn chỉnh khắc phục hậu quả đối với những địa phương có vi phạm...


4) Đổi mới quy trình phân bổ kế hoạch vốn: sẽ chia ra các đợt chuyển vốn, tiến độ chuyển vốn gắn liền với kết quả báo cáo, đánh giá. Trước khi chuyển vốn đợt sau phải có báo cao kết quả thực hiện đợt trước, khi cần thiết phải kiểm tra đánh giá trước khi chuyển vốn.


5) Bố trí kinh phí cho các cơ quan quản lý, cơ quan chỉ đạo để thực hiện công tác kiểm tra giám sát.

        6) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc tham gia từ khâu xây dựng kế hoạch, giám sát thực hiện...nâng cao trách nhiệm của Ban Dân tộc các tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo các địa phương đảm bảo tính thống nhất trong tiếp nhận và sử lý thông tin, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo tổng hợp về tình hình tổ chức thực hiện Chương trình 135 trong mỗi tỉnh và cả nước.

        7) Tăng cường trách nhiệm của các Bộ trong việc hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát thực hiện chương trình;

VI. Tổ chức thực hiện

1. Thời gian thực hiện Chương trình

Thực hiện từ năm 2006, kết thúc vào năm 2010.
2. Cơ chế quản lý chương trình

Chương trình có các hợp phần, các dự án, từng dự án có cơ chế quản lý vận hành riêng, vì vậy cơ chế thực hiện chương trình được vận hành theo cơ chế các hợp phần đã thiết lập.

Đối với dự án đầu tư xây dựng, về nguyên tắc thực hiện theo Luật Xây dựng đã ban hành và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết công trình thuộc chương trình có quy mô nhỏ, phạm vi chủ yếu ở thôn bản, vì vậy sẽ thiết kế cơ chế quản lý đơn giản phù hợp, phân cấp cho xã quản lý theo lộ trình phù hợp với khả năng và tiến tới giao cho 100% xã làm chủ đầu tư.

Đối với dự án phát triển sản xuất, cơ chế vận hành theo định hướng phân cấp cho xã, tăng cường phát huy dân chủ cơ sở từ thôn bản, thường trực HĐND và UBND nhân dân tỉnh phải chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã ĐBKK cách thức tổ chức cho nhân dân và cộng đồng tự lập kế hoạch, tự chọn mục tiêu và nội dung hoạt động, tự thực hiện, cơ chế giám sát, tăng cường thanh kiểm tra của thanh gra nhân dân ở cơ sở.

Chương trình sẽ thiết kế cơ chế chính sách khuyến khích đối với xã, thôn bản thoát khỏi xã, thôn bản ĐBKK, trên cơ cở đưa ra tiêu chí rõ ràng, định lượng, những xã, thôn thoát nghèo vẫn được hưởng sự hỗ trợ các chính sách của Nhà nước: giáo dục, y tế, văn hoá và được hỗ trợ 100% kinh phí duy tu bảo trì công trình hoàn thành...

3.Tổ chức thực hiện

 3.1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình ở TW, Cơ quan thường trực Chương trình .


Hiện nay có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện trên cả nước nói chung và địa bàn vùng dân tộc và miền núi nói riêng, song các chương trình đều có mục tiêu riêng. Chương trình MTQG về giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 và CT 135 giai đoạn II có mục tiêu chung là xoá đói giảm nghèo, song phạm vi, đối tượng 2 chương trình khác nhau. Chương trình MTQG giảm nghèo đề xuất các chính sách hỗ trợ người nghèo trên cả nước: chính sách tín dụng, khuyến nông khuyến lâm, hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục...đối tượng là hộ nghèo, về phát triển hạ tầng chỉ đề cập phạm vi 700 xã nghèo và 157 xã ĐBKK bãi ngang ven biển, chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ chủ yếu về nội dung xoá đói giảm nghèo (Văn kiện Chương trình QGGN Bộ LĐTBXH). CT 135 giai đoạn 2 là một Chương trình xoá đói giảm nghèo đặc biệt của Chính phủ, thực hiện trên địa bàn các xã ĐBKK vùng dân tộc và miền núi- vùng khó khăn nhất của cả nước. CT 135 giai đoạn II không đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp đã có của Chương trình MTQG giảm nghèo, không thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành khác, Chương trình chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ: phát triển sản xuất, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng và đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng ở các xã ĐBKK, thôn bản ĐBKK với những giải pháp đặc thù, nguồn lực tập trung hơn, vì vậy đây là 2 chương trình riêng biệt. Hiện nay, hầu hết các chương trình đều có một Phó Thủ tướng là Trưởng Ban Chỉ đạo, vì vậy Chương trình 135 giai đoạn II đặt trong 1 Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia chung do một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, Chương trình 135 giai đoạn II có Cơ quan thường trực riêng do Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT làm Phó ban Chỉ đạo, Trưởng cơ quan thường trực. Mô hình tổ chức Ban Chỉ đạo hiện nay của CT 135 tương đối phù hợp song cũng còn bất cập do các dự án thành phần của chương trình có 2 cơ quan chỉ đạo mang tính khá độc lập, ít hiệu quả, vì vậy giai đoạn 2 chương trình sẽ giao cho 1 Cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm chung, những vấn đề liên quan đến chuyên môn thuộc Bộ ngành nào thì bộ ngành đó có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của Cơ quan thường trực.

 3.2. Phân công trách nhiệm

3.2.1 Các Bộ ngành TW

1) Uỷ ban Dân tộc:

 Là cơ quan thường trực chương trình, chủ trì phối hợp các Bộ, ngành liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ tổng hợp theo dõi đôn đốc kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện theo quy định;

 Chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan và hướng dẫn chỉ đạo các địa phương bình xét lập danh sách xã và thôn bản trình Thủ tướng Chính phủ quyết định;

 Chủ trì phối hợp các Bộ liên quan ban hành thông tư hướng dẫn về cơ chế quản lý hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện;

Chủ trì hưóng dẫn chỉ đạo một số chính sách của UBDT: trợ giá trợ cước, QĐ134, hỗ trợ Dân tộc thiểu số ĐBKK…

Theo dõi giám sát các chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình do các Bộ ngành khác chi đạo thực hiện lồng ghép; phối hợp các Bộ, ngành rà soát, bổ sung một số chính sách để thực hiện được mục tiêu của chương trình.

2) Bé  KH§T, 

Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan phân bổ kế hoạch vốn chương trình, hướng dẫn các địa phương lồng ghép vốn; phối hợp các Bộ ngành hướng dân cơ chế quản lý thực hiện, kiểm tra giám sát chương trình .

3) Bộ Tài chính

Theo dõi cấp phát vốn thực hiện chương trình, phối hợp các Bộ ngành hướng dẫn cơ chế quản lý thực hiện, kiểm tra giám sát tài chính của chương trình

4) Bộ Nông nghiệp PTNT

Chỉ đạo, hướng dẫn giúp các địa phương thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho sản xuất (thuỷ lợi, rừng...).Chủ trì hướng dẫn một số chính sách thuộc ngành quản lý: thuỷ lợi, nước sinh hoạt, khuyến nông khuyến lâm, phát triển và bảo vệ rừng…để thực hiện các mục tiêu lồng ghép của chương trình. 

5) Bộ Giao thông Vận tải: 

Thực hiện hoàn thành đề án 219 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã theo Văn bản số 709/CV-CP ngày 25/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chỉ đạo các tỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng nâng cấp quy mô đường giao thông nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển. 

6) Các Bộ ngành khác: Xây dựng, Văn hoá - Thông tin, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Tư Pháp, Nội vụ …căn cứ mục tiêu của chương trình đã được duyệt, theo chức năng quản lý chỉ đạo, rà soát, bổ sung các chính sách và hướng dẫn các địa phương thực hiện để đạt các mục tiêu lồng ghép của chương trình.  

 3.2.2 Địa phương

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và mục tiêu nhiệm vụ của chương trình xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh là người chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức thực hiện, kết quả, hiệu quả chương trình trên địa bàn:

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình của tỉnh, trong đó Cơ quan làm công tác dân tộc của tỉnh là Cơ quan Thường trực chủ trì phối hợp các ban ngành tham mưu tổng hợp  giúp Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo thực hiện .

- Huy động các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn thực hiện lồng ghép;

- Ban hành quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện ở địa phương; 

Kết luận

Thực hiện chính sách dân tộc nhất quán của Đảng với nội dung cơ bản là: Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp nhau cùng phát triển do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi đã đạt được những thành tựu to lớn, bước đầu rất quan trọng trên mọi lĩnh vực. Những thành tựu đạt được ở giai đoạn 1998 - 2005 của CT 135 là cực kỳ quan trọng, song mới là kết quả bước đầu, kinh tế - xã hội ở nhiều vùng đồng bào dân tộc và miền núi vẫn còn thấp kém chưa thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn cần tiếp tục được sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đoàn thể TW, các địa phương và sự tham gia hỗ trợ tích cực của các nhà tài trợ Quốc tế đã tiến hành đánh giá thực hiện CT 135 giai đoạn 1998 – 2005 và xây dựng Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2006 – 2010 với những cơ chế chính sách đặc thù. Chương trình được thiết kế với một hệ thống cơ chế, chính sách và giải pháp tương đối đồng bộ nhằm xoá đói giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc và miền núi hạn chế tốc độ gia tăng khoảng cách phát triển giữa các vùng miền thực hiện công bằng xã hội./.




                           

                                                
      Bộ trưởng, Chủ nhiệm
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� Năm 2001, KTNN đã tổ chức kiểm toán ở 17 huyện ở 5 tỉnh thuộc CT 135


� năm 2000 Thanh tra Nhà nước đã phối hợp với các địa phương tiến hành thanh tra 697/1.017 công trình trên địa bàn 484 xã thuộc 86 huyện, 25 tỉnh 


� Khoảng cách tới thị trấn gần nhất trung bình là 17,18 km ( VHLSS 2002)


�  Theo Bộ NNPTNT vốn duy tu cho công trình thuỷ lợi là 1,1% (QĐ 211/1998 ngày19/2/98). Kết quả nghiên cứu của Nhóm tư vấn hành động chống đói nghèo UNDP: đường GT trung bình 3 triệu/km/năm, công trình điện 2,5% vốn đầu tư ban đầu


�  ở Sơn La:  khoán cho thôn bản tổ chức làm đường thôn, Nhà nước hỗ trợ  20 triệu/Km và thuôc nổ


� Chương trình 135 đầu tư bình quân mỗi xã 4 triệu/năm từ 2001 - 2005, riêng năm 2005 bình quân 8 triệu/ năm
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